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Mục tiêu:

 Sau khi học xong chuyên này đề người học sẽ:

- Viết được mục tiêu bài giảng chính xác, có thể đo lường và xác định được

- Xác định và lựa chọn nội dung bài giảng hợp lý

- Sử dụng được các phương pháp thích hợp với từng nội dung bài giảng

- Giải thích được một số yêu cầu về  sử dụng thiết bị dạy học

- Thiết kế bài giảng theo đúng yêu cầu

- Liên hệ với thực tiễn cơ sở đề xuất các giải pháp  khắc phục khó khăn hiện tại

bài 1. Xác định mục tiêu bài giảng

1. Tại sao phải xác định mục tiêu bài giảng:

Mục tiêu bài giảng là một tuyên bố chính xác những gì mà học viên có thể làm được sau bài giảng.

* Các mục tiêu làm cơ sở để xác định các kết quả học tập cần đạt.

* Các mục tiêu giúp giảng viên giao tiếp với các học viên được thuận lợi hơn.

Các mục tiêu là cơ sở cho sự hướng dẫn để lựa chọn nội dung và phương pháp giảng dạy, trên cơ sở giúp họ lên kế hoạch dạy học hợp lý và chủ động trong việc giao tiếp với học viên.

* Các mục tiêu cho phép thiết kế các mục dạy học tốt hơn, là cơ sở để xây dựng và chọn lựa các hoạt động học tập.

* Các mục tiêu giúp cho việc đánh giá chương trình đào tạo được dễ dàng.

- Là cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá học viên và đánh giá toàn bộ chương trình.

* Tóm lại: các mục tiêu bài giảng giúp người dạy định hướng trong việc xác định các kết quả học tập: tức là những kiến thức và kỹ năng mà học viên phải đạt được sau khi học xong , từ đó xác định những nội dung và lựac chọn phương pháp dạy học phù hợp.
2. Cách xác định mục tiêu bài giảng:

Các mục tiêu bài giảng thường được cụ thể hoá bởi những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học viên phải đạt được sau bài giảng hoặc một phần nhất định của chương trình đào tạo.

Đó là những kết quả học tập cần đạt.

Các kết quả học tập đặt học viên vào vị trí trung tâm của quá trình đào tạo và nhấn mạnh vào những kiến thức và kỹ năng mà học viên hình thành được thông qua hoạt động học tập.

Các kết quả học tập cần đạt là câu trả lời cho câu hỏi: " Học viên phải có khả năng làm được gì vào cuối bài học ?"

2.1. Cơ sở để xác định các kết quả học tập:

* Theo Bloom: Kết quả học tập của con người được thể hiện ở 3 dạng thức với các mức độ tăng dần như sau:

- Nhận thức: kiến thức, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá.

- Tình cảm (thái độ): nhận, đáp lại, xác định giá trị, sắp xếp (tổ chức), xác định đặc điểm.

- Kỹ năng ( thực hành): Phản xạ không điều kiện, hành động cơ bản, khả năng nhận thức, khả năng của thể lực, thao tác thành thạo (kỹ năng, kỹ xảo) giao tiếp phi ngôn ngữ.

2.2. ứng dụng thang các dạng thứ bậc của Bloom vào việc xác định các kết quả học tập cần đạt.

* Các kết quả học tập cần đạt phải được xem rõ ở các khía cạnh sau:

- Khả năng thực hiện: trên cơ sở những điều học được qua bài học học viên có thể thực hiện, làm được, ứng dụng được thực tiễn.

- Chuẩn tối thiểu mà học viên có thể đạt được về một loại kỹ năng nào đó.

- Các điều kiện phục vụ cho việc học tập và kiểm tra đánh giá học viên.

Cụ thể là :

* Khả năng thực hiện: những điều học viên sẽ đạt được sau bài giảng hay một phần nào nội dung chương trình, phải được diễn đạt bằng những động từ (nhằm xác định rõ hoạt động và có thể đo đạc được).

Việc lựa chọn động từ sẽ liên quan tới các kiến thức (nhận thức), kỹ năng, hay thái độ đạt được của học viên. Việc lựa chọn động từ thích hợp là một vấn đề rất quan trọng vì nó phải phản ánh được trình độ kiến thức hay kỹ năng cần có ở học viên.

Ví dụ: Liệt kê là trình độ cơ bản (tối thiểu) của kiến thức, phân tích là thể hiện trình độ cao hơn.

Dưới đây là danh mục các động từ giúp bạn lựa chọn để mô tả các kết quả học tập cần đạt của học viên., có thể đo đạc và quan sát được.

+ Nhận thức

- Kiến thức: diễn đạt, điền vào, xác định, liệt kê, đặt tên, nhớ lại, nêu lên, kể, viết ra.

- Sự hiểu biết: Soạn thảo, hoàn thành, xây dựng, chứng minh, nêu chi tiết, xác định, phân biệt, rút ra, giải thích, minh hoạ, diễn giải, thực hiện, sắp xếp lại, trình bày, chọn lựa, tóm tắt, biến đổi.

- áp dụng: áp dụng, chọn, phân loại, so sánh, thiết kế, liên hệ, giải quyết, cấu trúc lại.

- Phân tích: Phân tích, đối chiếu, suy luận, khám phá, phân biệt, sửa đổi, nhận ra sự khác nhau, tách ra, chia nhỏ.

- Tổng hợp: kết hợp, tranh luận, thiết kế, hình thành, sửa đổi, lập kế hoạch, đề xuất, liên hệ.

- Đánh giá: lập luận, so sánh, quyết định, đánh giá, xác định giá trị.

+ Kỹ năng thực hành:

- Điều chỉnh, áp dụng, lắp ráp, xây dựng, tháo gỡ, tách rời, thao tác, vận hành, sửa chữa.

+ Tình cảm (thái độ và các giá trị).

- Nhận thức: hỏi, chọn, mô tả, theo, trao cho, nắm giữ, nêu tên, chọn lựa, trả lời, sử dụng.

- Đáp lại (phản ứng, ứng xử): trả lời, hỗ trợ, tuân theo, chào mừng, giúp đỡ, thực hiện, trình bày, báo cáo, chọn lựa, kể, viết.

- Định giá trị: hoàn thành, phân biệt, hình thành, khởi xướng, mời, gia nhập, đề xuất, báo cáo, chọn lựa, chia sẻ, nghiên cứu, làm việc.

- Tổ chức: Tuân thủ, thay đổi, sắp xếp, kết hợp, so sánh, hoàn thành, bảo vệ, giải thích, khái quát hoá, hợp nhất, sửa đổi, ra lệnh, tổ chức, liên hệ, tổng hợp.

* Chuẩn tối thiểu: mô tả khả năng thực hiện, áp dụng lý thuyết vào giải quyết những vấn đề thực tiễn ở mức tối thiểu-đó là bằng chứng chứng tỏ rằng học viên đó đã đạt được kết quả học tập cần đạt.

* Các điều kiện tiến hành học tập và kiểm tra, đánh giá học viên đó là.

- Các thiết bị dạy học, sách, tài liệu tham khảo

- Hạn chế về thời gian, các tình huống.
Thực hành : Xác định mục tiêu bài giảng 

Mỗi học viên chọn 1 bài giảng quen thuộc:

 Viết mục tiêu của bài đó.....
2.3. Tác dụng của việc xác định chính xác các kết quả học tập cần đạt:

* Giúp cho giảng viên có định hướng rõ ràng trong việc lựa chọn nội dung giảng dạy.

* Giúp giảng viên lựa chọn phương pháp giảng dạy và các tài liệu giảng dạy.

* Là hướng dẫn cho giảng viên trong việc xây dựng các bài kiểm tra và các công cụ khác để đánh giá kết quả học tập của học viên.

* Giúp cho học viên có định hướng rõ ràng về các kết quả học tập mà họ cần đạt được.

* Giúp học viên lựa chọn phương pháp học cho mình

* Tạo cơ sở để đánh giá khoá học và kiểm soát chất lượng của quá trình học tập...

Tóm lại trước khi thiết kế một bài giảng hay một phần của nội dung chương trình chúng ta phải xác định được mục tiêu của bài giảng. Để cụ thể hoá mục tiêu chúng ta có các kết quả học tập cần đạt, điều đó là sự định hướng cần thiết cho cả người dạy và người học giúp họ có những bước đi thích hợp trong hoạt động giảng dạy và học tập.

Bài  2 : Xác định nội dung bài giảng 

1. Xác định nội dung bài giảng: 

Việc xác định nội dung bài giảng là điều rất quan trọng, nó giúp người giảng viên không bị “chệch hướng” vào những chi tiết vụn vặt và chủ động trong việc sắp xếp thời gian hợp lý cho những nội dung đó. Điều quan trọng là bạn phải xác định xem nội dung nào là thực sự quan trọng để đạt được những điều mà các học viên phải biết, nên biết và có thể biết.

Có thể xem sơ đồ sau:
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- Phải biết: những điểm mà các học viên phải biết để đạt được kết quả học tập cần đạt.

- Nên biết: Có thể là quan trọng song không nhất thiết phải biết-tính chất thiết yếu ít hơn.

- Có thể biết: Các thông tin khác liên quan tới kết quả học tập cần đạt song không thiết yếu cho dù thời gian dành cho phần thân bài là bao nhiêu bạn cũng phải đảm bảo đủ thời gian cho nội dung “phải biết”. 

Phần lớn giảng viên cũng sẽ đưa vào bài giảng nội dung “nên biết” vì những nội dung này sẽ bổ sung cho nội dung “phải biết” và mang lại cho người học cảm giác trọn vẹn hơn. 

Chỉ nên đưa vào bài giảng những nội dung “có thể biết” nếu bạn còn thời gian và phần nội dung “phải biết” và nên biết đã được truyền đạt đầy đủ.

· Lập trình tự nội dung bài giảng

Bạn phải quyết định xem trình tự logic để trình bày các nội dung, nói cách khác bạn phải lập trình tự các hoạt động học tập như thế nào để tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động học tập của học viên.

Khi lập trình tự nội dung cần chú ý sao cho các hoạt động học tập sẽ đi từ:

· Cái đã biết tới cái ch​a biết
· Cái đơn giản tới cái phức tạp
· Ví dụ cụ thể tới các quy tắc trừu tư​ợng
· Các nguyên tắc chung tới các ứng dụng cụ thể
· Quan sát tới lập luận
· Tổng thể tới các bộ phận và từ các bộ phận quay lại tổng thể
Chú ý : Nội dung chính của bài giảng có thể đã được quy định trong giáo trình , nhưng khi soạn bài lên lớp giảng viên có thể căn cứ vào đặc điểm của học viên, môi trường đào tạo, mục tiêu bài giảng mà sắp xếp thay đổi thứ tự trình bày sao cho phù hợp với phương pháp dạy học và mục tiêu đã được quy định

Thực hành :

Mỗi học viên chọn 1 bài giảng quen thuộc

 Xác định các nội dung kiến thức “phải biết”, “nên biết”, “có thể biết”

3. Thiết kế bài giảng

* Mọi giảng viên, trước khi thực hiện bài giảng bao giờ cũng phải lập kế hoạch chi tiết cho bài giảng ( gọi tắt là kế hoạch bài giảng/ giáo án ) hay nói cách khác là thiết kế bài giảng.

Kế hoạch bài giảng là một hệ thống ghi chép của giảng viên và trình tự nội dung thông tin và các hoạt động của giảng viên và học viên diễn ra trong bài giảng.

* Những điểm chính của một bản kế hoạch bài giảng là:

- Những thông tin giảng viên muốn cung cấp cho học viên

- Những hoạt động họ muốn học viên thực hiện

- Những nguồn lực cần thiết cho bài giảng.

* Để lập kế hoạch một bài giảng hay một chương trình đào tạo, chúng ta cần trả lời các câu hỏi sau:

- Tại sao chúng ta phải thực hiện việc đào tạo này ?

Câu trả lời là giúp học viên đạt được các kết quả học tập: như kiến thức, kỹ năng, thái độ mà học viên phải đạt tới sau tiết giảng hay một chương trình đào tạo.

· Những ai là người tiến hành việc đào tạo này ?

+ Những học viên với những phong cách học tập và những kinh nghiệm nhất định về chương trình đào tạo.

+ Người giảng viên với những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng.

- Đào tạo về cái gì ?

Nội dung môn học phải phù hợp và có ích đối với học viên, bởi vậy các thông tin trong bài giảng phải chính xác, đầy đủ và có ích với người học.

- Chúng ta tiến hành đào tạo như thế nào ?

 Điều đó thể hiện ở việc giảng viên sử dụng các phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động khác nhau để chuyển tải những nội dung đào tạo.

- Chúng ta đào tạo ở đâu ?

Đó chính là địa điểm diễn ra việc đào tạo: có thể trong lớp học, hoặc ngoài lớp học.

· Chúng ta đào tạo khi nào ?

Đó chính là thời điểm trong ngày và độ dài thời gian cho việc thực hiện bài giảng (số tiết cho bài giảng).

Khi chúng ta trả lời đầy đủ các câu hỏi trên chúng ta có thể lập kế hoạch bài giảng.

3.1. Thiết kế phần mở bài:

* Chúng ta có thể sử dụng từ viết tắt GLOSS ( làm bóng nhoáng,đánh bóng) như một cách luyện trí nhớ cho các nội dung chính của phần giới thiệu bài, cụ thể là:

G: thu hút sự quan tâm chú ý và tham gia của các học viên ( Get the trainees’ attention) 

L: Liên hệ với những gì mà học viên đã trải qua ( Link with things the trainees my already have experienced )

O: Các kết quả cần đạt của bài giảng ( Outcomes of the session )

S: Cêu trúc bài giảng ( Structure of the sesson )

S: Kích thích động cơ học tập. ( Stimulate motivation )

* G: Thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia của học viên. Bạn có thể sử dụng bất kỳ chiến lược nào dưới đây, ví dụ như bạn bắt đầu bài giảng bằng việc

- Nêu lên một sự kiện bất thường về chủ đề này

- Đưa lên vài số liệu thống kê đáng chú ý

- Chiếu một hình chiếu đầy kịch tính

- Viết một câu chưa đầy đủ lên bảng 

- Phát một loạt câu hỏi mà không giải thích gì ?

Thực hành : Thu hút sự chú ý của học viên

Bạn hãy chọn 1 chủ đề trong chương trình mà bạn quen thuộc và đề xuất khái quát cách khơi gợi sự quan tâm chú ý của học viên tới chủ đề này.

* L: Gắn với những bài học trước hay kinh nghiệm của học viên.

Liên hệ bài học với những kiến thức trước đây của chương trình hay những kinh nghiệm của học viên.

* O: Các kết quả học tập cần đạt của bài giảng.

Trong phần giới thiệu bàn cần làm rõ cho học viên biết:

- Họ sẽ làm gì trong tiến trình bài giảng.

- Những nội dung mới họ có thể làm được hoặc biết được vào cuối bài giảng, tiết giảng.

* S: Cườu trúc bài giảng

Học viên muốn biết những việc họ sẽ làm, những nội dung họ sẽ biết trong suốt bài giảng để họ chuẩn bị tinh thần. Việc tóm tắt như vậy khuyến khích học viên tập trung vào bài giảng.

· S: Kích thích động cơ học tập.

Học viên thường đặt câu hỏi: “mình học điều này để làm gì nhỉ ?” và chính bạn là đóng vai trò chủ yếu trong việc kích thích động cơ học tập của người học.

Dưới đây là vài gợi ý:

- Thể hiện thái độ nhiệt tình với nội dung bài giảng- sự nhiệt tình này có thể lan truyền sang người khác.

- Miêu tả xem nội dung này có thể giúp học viên giải quyết những vấn đề trong công việc như thế nào.

- Liên hệ chủ đề với các chủ đề hay môn học khác.

- Khái quát xem nội dung này quan trọng như thế nào trong việc thực thi công việc.

- Sử dụng các phương tiễn hỗ trợ nghe, nhìn.

* Độ dài của phần giới thiệu:

Không có một quy tắc chặt chẽ nào quy định độ dài của phần giới thiệu, tuy nhiên nên dành từ 5-10 phút cho phần giới thiệu với một bài giảng dài 60 phút.

Nừu là nội dung mới hoặc lần đầu tiên các học viên trong lớp mới gặp nhau thì nên dành nhiều thời gian hơn.

Thực hành : Cách giới thiệu bài giảng

Sử dụng chủ đề mà bạn chọn trong thực hành 1 để xây dựng kế hoạch cho phần giới thiệu bài giảng ( chú ý sử dụng công thức GLOSS)
3.2. Thiết kế phần thân bài (Các hoạt động theo mục tiêu).

* Trong phần này người giảng viên cần trả lời câu hỏi:  “Học viên cần học nội dung gì để đạt được các kết quả học tập cần đạt ?”
Việc xác định nội dung bài giảng là điều rất quan trọng, nó giúp người giảng viên không bị “chệch hướng” vào những chi tiết vụn vặt và chủ động trong việc sắp xếp thời gian hợp lý cho những nội dung đó. Điều quan trọng là bạn phải xác định xem nội dung nào là thực sự quan trọng để đạt được những điều mà các học viên phải biết, nên biết và có thể biết.

* Lập trình tự nội dung: bạn phải quyết định xem trình tự logic để trình bày các nội dung, nói cách khác bạn phải lập trình tự các hoạt động học tập như thế nào để tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động học tập của học viên.

* Chọn các hoạt động để chuyển tải nội dung: Với mỗi nội dung bạn phải chọn 1 hay 2 hoạt động để chuyển tải nội dung đó; trong mỗi hoạt động bạn cần chỉ rõ các bước tiến hành, kết quả học tập cần đạt.

* Sau mỗi hoạt động bạn cần tóm tắt một số kiến thức cơ bản của nội dung đó (có thể dùng hình thức ghi nhớ đóng khung).

Thực hành : 

Bạn hãy chọn 1 chủ đề : hãy chỉ ra nội dung “phải biết”, “nên biết”, “có thể biết” của chủ đề đó. Với nội dung trên bạn hãy thiết kế các hoạt động để chuyển tải những nội dung đó.
3.3. Thiết kế phần kết thúc bài giảng:

* Phần kết luận sẽ đưa bài giảng tới điểm nút làm hài lòng cả người dạy và người học.

Sau đây là phần tóm tắt phần kết luận của một bài giảng: Công thức OFF:

O: Các kết quả (Outcomes)

F: ý kiến phản hồi (Freedback)

F: Hướng về tương lai (Future)

Cụ thể:

- O: Các kết quả

Giảng viên tổng kết lại một cách cô đọng các kết quả của một bài giảng và xác định xem liệu đã đạt được các kết quả này chưa. Bạn có thể tìm ra câu trả lời bằng cách quan sát hành vi của các học viên hoặc hỏi họ.

· F: ý kiến phản hồi

Đây là một quá trình hai chiều thường bắt đầu bằng việc giảng viên nêu ý kiến phản hồi đối với từng cá nhân học viên hay cả lớp.

Sau đó giảng viên hỏi ý kiến phải hồi từ phía học viên. Ví dụ: tài liệu này có phù hợp với các bạn không ? Bài giảng có dễ theo dõi không? Các hoạt động có phù hợp không? Nừu bạn làm mẫu về thái độ cởi mở khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi thì chẳng bao lâu học viên sẽ bắt đầu đưa ra các ý kiến vì họ biết bạn coi trọng ý kiến của họ và tính đến ý kiến của họ trong những bài giảng tiếp theo.

- F: Các bài giảng tiếp theo (tương lai)

Giảng viên gợi ý xem bài giảng hôm nay gắn kết như thế nào tới bài giảng sắp tới và nếu có thể hãy gợi ý xem nó gắn kết như thế nào với công việc tương lai của học viên.

* Độ dài của phần kết luận

Chỉ cần 5-10 phút cho phần kết luận là đủ. Nguyên tắc về các ấn tượng đầu tiên và cuối cùng cho thấy mức độ quan trọng của phần giới thiệu và phần kết luận.

* Nội dung chính của phần kết luận

- Tóm tắt lại nội dung

- Củng cố lại các điểm  chính

- Cô đọng nội dung dưới dạng ghi nhớ được

- Mời học viên nêu ý kiến, quan điểm

- Mời ý kiến phản hồi hai chiều

- Chỉ ra những mặt tích cực của học viên

- Hướng tới tương lai

Thực hành : Viết kết luận bài giảng

Hãy viết ra nội dung cho phần kết luận ở bài giảng mà bạn đã chọn ở thực hành 1( lưu ý sử dụng công thức OFF)
Câu hỏi thảo luận

1. Nêu ý nghĩa của công thức GLOSS, liên hệ với kinh nghiệm của bạn nêu ra cách vận dụng phù hợp với nội dung đào tạo, đặc điẻm học viên?
2. Giải thích OFF là gì, liênhệ với kinh nghiệm của bạn và trao đổi với những người khác để có những cách thức thực hiện phản hồi tốt trong đào tạo?
Bài thực hành

1.Bạn hãy soạn một bài giảng theo mẫu sau:
Tên bài:

Mục tiêu học tập ( kết quả học tập cần đạt):
Nguồn lực

I. Mở đầu ( GLOSS)
II. Thân bài

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động, PP

	
	
	

	
	
	


III.Cñng cè (OFF):
2. Trao đổi với giảng viên về bài soạn

Bài 3 : Lựa chọn phương pháp dạy học

1.Phân tích một số phương pháp dạy học thông dụng:
1.1. Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp thuyết trình được sử dụng khi nội dung nhiều, khung thời gian ngắn và các nhóm lớn.

* Ưu điểm

- Truyền đạt thông tin đến được với nhiều người

- Đề cập được nhiều thông tin một cách nhanh chóng.

- Dễ tổ chức

* Nhược điểm

- Việc học tập theo phương pháp này học viên thụ động nên dễ dẫn đến tình trạng uể oải, mất tập trung.

- Người học dễ quên nhanh chóng những vấn đề ít có ý nghĩa đối với họ.

- Thông tin chỉ có một chiều.

Để thực hiện tốt phương pháp này giáo viên cần chuẩn bị kỹ tài liệu giảng dạy, trình bày bằng lời một cách lưu loát, hấp dẫn, phù hợp với các đối tượng. Bởi vậy khi sử dụng phương pháp thuyết trình giáo viên cần phải đảm bảo cho học viên tham gia tích cực ngay từ đầu và tổ chức các hoạt động đan xen trong quá trình thuyết giảng. Bên cạnh đó cần sử dụng triệt để và có hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học.

1.2. Phương pháp thảo luận có hướng dẫn

Với phương pháp này việc thảo luận nhóm được diễn ra theo từng bước kết hợp với việc giáo viên đưa ra các câu hỏi hướng tới mục đích là giúp học viên thu nhận được những kiến thức mà họ đã ngầm có nhưng chưa hình thành rõ nét hoặc chưa được kết nối với những hiểu biết rộng hơn.

* Ưu điểm: 
Người học có cơ hội tự kiểm tra kiến thức của mình, chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc với nhau.

* Nhược điểm: Mất thời gian

Trong quá trình thảo luận nếu có vấn đề vượt quá hiểu biết của các thành viên trong nhóm, giáo viên phải trợ giúp họ hoặc tìm một hình thức học tập khác phù hợp hơn.

1.3. Phương pháp nghiên cứu tình huống

Nghiên cứu tình huống thường được sử dụng rộng rãi nhằm đánh giá tình hình, hiện trạng của sự vật, hiện tượng hay vấn đề. Học viên phải phân tích các chi tiết của một sự kiện hay một loạt hoàn cảnh. tình huống có thể là một sự kiện đơn lẻ hoặc một loạt các sự kiện được lấy từ thực tế cuộc sống đã xảy ra. Các sự kiện có thể có thể được trình bày trọn vẹn hoặc được bổ sung các chi tiết theo tiến trình.

* Ưu điểm

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống phát huy hiệu quả rất tốt nhằm phát triển các kỹ năng liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc, sự hiểu biết hay các mối quan hệ.

- Phát triển phương pháp tiếp cận hệ thống để giải quyết vấn đề.

- Nâng cao kỹ năng dạy nghề.

* Nhược điểm

- Đòi hỏi tốn nhiều thời gian

- Những thông tin không thích hợp hoặc phân tác có thể làm học viên bối rối.

Khi sử dụng phương pháp này giáo viên phải lựa chọn tình huống thích hợp và hiện thực, nêu rõ mục tiêu ngay từ đầu và lên kế hoạch cẩn thận cho phần thảo luận hay phân tích tình huống.

1.4. Phương pháp động  não ( công não)

Động não là phương pháp giúp cho người học trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó.

* Ưu điểm:
- Có thể sử dụng để lý giải nhiều vấn đề, song nó đặc biệt phù hợp với các vấn đề ít nhiều đã quen thuộc với người học.

- Đây là một cuộc thảo luận tích cực và tập trung trí tuệ, trong đó số lượng các ý tưởng, các giải pháp được đề xuất đối với vấn đề cần giải quyết có tầm quan trọng hơn chất lượng của những ý tưởng hoặc giải pháp đó.

* Nhược điểm:
- Có thể mất thời gian vào những ý tưởng vô bổ.

- Có thể thành tình trạng lộn xộn.

* Cách tiến hành:

- Giáo viên nêu vấn đề cần được tìm hiểu trước tập thể.

- Khích lệ mọi người đóng góp ý kiến bằng cách nêu lên những từ hoặc câu thật ngắn gọn.

- Mọi ý kiến nêu ra được ghi lên bảng hoặc giấy to, trừ trường hợp trùng lặp.

- Phân loại các ý kiến.

- Kết thúc thời gian đề xuất ý kiến các thành viên được tự do phân tích, phân loại và đi đến sự nhất trí về lựa chọn các giải pháp hoặc ý tưởng.

1.5. Phương pháp trao đổi nhóm.

Thảo luận nhóm là phương pháp được sử dụng nhằm giúp người học tham gia một cách tích cực chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho họ có thể chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến nhằm giải quyết vấn đề đặt ra.

* Ưu điểm:
- Tạo nên sự hứng thú, thu hút các học viên tham gia một cách tích cực.

- Cho phép các cá nhân đưa ra ý kiến riêng của mình.

* Nhược điểm:
- Sẽ khó khăn nếu học viên không hợp tác cao với nhau.

- Tốn thời gian.

Để tiến hành, giáo viên chia nhóm, phân công vị trí ngồi, giao nhiệm vụ và quy định thời gian cho các nhóm. Sau đó các nhóm tiến hành thảo luận và cử đại diện trình bày ý kiến của nhóm mình. Cả lớp trao đổi, bổ sung. Cuối cùng giáo viên tổng kết lại các ý kiến.

Giáo viên cần lưu ý cách chia nhóm, quy mô nhóm, quy định nội dung thảo luận, thời gian thảo luận và trình bày kết quả cho các nhóm.

1.6. Phương pháp thảo luận tự do

Thảo luận tự do là phương pháp đặc trưng quan trọng của giáo dục người lớn nhằm tập trung vào việc giải quyết vấn đề, phát triển tư duy phân tích và khả năng ra quyết định và đánh giá quyết định. Với phương pháp này học viên tự quyết định chủ đề và phương hướng thảo luận.

* Ưu điểm:
- Tăng cường quan hệ giữa các học viên, tự nhận thức và tạo nên ý thức tự tìm tòi nghiên cứu những ý tưởng mới.

- Phát triển tư duy phân tích, sự tin tưởng của người học.

- Khuyến khích sự chia sẻ trong nhóm.

* Nhược điểm:
- Một số học viên có thể chiếm ưu thế, thích giành quyền kiểm soát, làm lu mờ vai trò của những thành viên khác.

- Trong nhiều trường hợp học viên thảo luận lệch chủ đề hoặc phương hướng.

Khi thảo luận tự do giáo viên cần quan sát diễn biến của quá trình thảo luận, lắng nghe ý kiến, không can thiệp một cách tuỳ tiện, làm cho hoạt động của nhóm bị xáo trộn hoặc khiến nhóm chỉ hoạt động theo một chiều. Các học viên phải được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến, phản hồi, đưa ra ý tưởng và khuyến nghị.

1.7. Phương pháp hội thảo

Hội thảo là phương pháp huy động một số đông những học viên có cùng chung nhu cầu, thảo luận tập trung vào một chủ đề nhất định, đó không phải là sự trình bày ý kiến một chiều mà có sự hỏi đáp.

* Ưu điểm:
- Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu một vấn đề nào đó.

- Phát triển kỹ năng trình bày, lập luận, đánh giá ở người học.

* Nhược điểm:
- Các học viên không phải lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ, điều này cản trở cho việc thảo luận.

- Đôi khi chất lượng của phần trình bày có thể nghèo nàn, không hấp dẫn, lãng phí thời gian.

Hội thảo luôn được dẫn dắt bởi một chuyên gia-người sẽ cố gắng hoàn thiện hoặc cung cấp kiến thức mới cho học viên. Hội thảo cần phải có một báo cáo để dẫn có tính gợi mở, kích thích, có chủ đề rõ ràng và hấp dẫn. Khi tiến hành phương pháp này cần có sẵn các trang thiết bị cần thiết.

1.8. Các phương pháp trò chơi

Trò chơi là phương pháp tổ chức cho người học thực hiện những hành động, thái độ, việc làm phù hợp với chuẩn mực cuộc sống thông qua một trò chơi nào đó.

* Ưu điểm:
- Hoạt động học tập theo phương pháp nay phản chiếu các tình huống thực của đời sống, các học viên nhận những vai diễn hoặc vị trí giống như trong cuộc sống thực.

- Thông qua trò chơi học tập học viên một cách tự nhiên, hứng thú và giúp tăng cường khả năng giao tiếp giữa các học viên với nhau và giữa học viên với giáo viên.

* Nhược điểm:
Có thể mất thời gian để xây dựng và tổ chức trò chơi

Khi tiến hành phương pháp này giáo viên cần chú ý lựa chọn trò chơi dễ tổ chức, phù hợp với chủ đề, đặc điểm của người học, với quỹ thời gian và hoàn cảnh của lớp học. Các quy định về luật chơi phải được phổ biến rõ ràng ngay từ đầu. Sau khi chơi cần cho học viên thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục của trò chơi.

1.9. Phương pháp đóng vai

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học viên thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Học viên đóng các vai trò thích hợp trong tình huống đó, sau đó mọi người phân tích và thảo luận về vai đã đóng.

* Ưu điểm:
- Với phương pháp này có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn.

- Người học được thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn.

- Gây hứng thú cho người học.

- Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của người học.

- Khích lệ sự thay đổi thái độ hành vi của người học theo chuẩn mực hành vi.

* Nhược điểm:
- Một số học viên quá e dè, không thể hiện đúng vai diễn.

- Chỉ huy động một nhóm nhỏ học viên tham gia.

Khi sử dụng phương pháp này giáo viên cần chú ý chọn tình huống phù hợp với chủ đề, tình huống phải để mở, không cho trước “kịch bản”, liên quan đến vị trí công tác, quan hệ con người hoặc hành vi của con người trong ứng xử, giáo viên phải dành thời gian phù hợp cho các cá nhân/nhóm chuẩn bị đóng vai.

1.10. Tham quan học tập tại hiện trường

Với phương pháp này học viên tham gia chuyến đi đã có trong kế hoạch để tăng cường hiểu biết, tích luỹ kinh nghiệm từ những đơn vị điển hình.

* Ưu điểm:
- Phát triển các kỹ năng quan sát, phân tích, đối chiếu, đúc rút kinh nghiệm.

- Giúp người học liên hệ lý thuyết đã học với thực tiễn sinh động của cuộc sống.

- Thay đổi hình thức giảng dạy, học tập.

* Nhược điểm:
- Mất thời gian chuẩn bị và tổ chức chuyến đi.

- Chi phí cho các hoạt động trong chuyến đi đòi hỏi nhiều hơn so với tiến hành các phương pháp khác.

Điều quan trọng nhất khi tổ chức các cuộc tham quan học tập tại hiện trường là phải chuẩn bị và thiết kế cuộc tham quan học tập một cách tỉ mỉ. Công tác chuẩn bị này bao gồm  xác định mục tiêu, xác định nội dung cần tìm hiểu, xác định nơi đến tham quan học tập, xác định các thành viên tham gia và phân công trách nhiệm, dự kiến kết quả sẽ đạt được. Bên cạnh đó công tác chuẩn bị còn bao gồm việc liên hệ với nơi đến tham quan học tập, “đặt hàng” báo cáo, chuẩn bị nội dung trao đổi, chuẩn bị địa chỉ tham quan hiện trường (lớp học, hoạt động cụ thể ...), kinh phí, phương tiện đi lại ...

1.11. Lựa chọn phương pháp 

1.11.1. Căn cứ để lựa chọn phương pháp dạy học

Lựa chọn phương pháp nào là câu hỏi thường xuyên của người giáo viên khi dạy học. Việc lựa chọn phương pháp một cách cảm tính, theo kinh nghiệm không đem lại kết quả tối ưu. Cần giải quyết vấn đề này dựa trên cơ sở khoa học.

Sự lựa chọn phương pháp dạy học thường bắt đầu từ việc xác định đặc điểm, khả năng của mỗi phương pháp dạy học. Mỗi phương pháp có những đặc thù riêng với những thế mạnh nhất định.

Để lựa chọn phương pháp dạy học không chỉ cần biết khả năng của chúng mà điều quan trọng trước hết là nắm vững mục đích, nhiệm vụ, nội dung bài học. Bên cạnh đó cần nắm được đặc điểm học sinh, năng lực của giáo viên, điều kiện vật chất của nhà trường. Cần xét tới tất cả các yếu tố đó trong mối quan hệ biện chứng, bởi vì một phương pháp dạy học có thể đem  lại hiệu quả cao trong khi thực hiện nhiệm vụ dạy học nào đó. Nhưng nếu giáo viên và học sinh không có khả năng thực hiện phương pháp đó, điều kiện vật chất của nhà trường không đủ để thoả mãn các yêu cầu của nó thì vẫn không thể sử dụng phương pháp đó trong quá trình dạy học.

Sử dụng thành công các phương pháp dạy học là khoa học và cũng là nghệ thuật. Nghệ thuật sư phạm là sự vận dụng sáng tạo các phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế để đạt được kết quả cao nhất trên cơ sở hướng tới người học, phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của họ.

1.1.1.2. Lựa chọn phương pháp

* Lựa chọn phương pháp dạy học là khâu cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa sống còn của cả quá trình chuẩn bị bài giảng, vì đây chính là lúc chúng ta lên kế hoạch một cách trình tự, logic để giúp học viên trong toàn bộ hoạt động học tập của họ.

* Khi lựa chọn phương pháp dạy học ta cần biết phối hợp các phương pháp dạy học cho phù hợp với hoạt động học tập và phong cách học tập của học viên.

* Có thể kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc lựa chọn phương pháp dạy học bằng việc trả lời các câu hỏi sau đây

- Phương pháp được lựa chọn có phù hợp với kết quả cần đạt đã nêu không?

- Có phù hợp với đặc điểm của học viên không?

- Có phù hợp với trang thiết bị, phương tiện và các nguồn lực chúng sẵn có không?

- Có thể tạo cơ hội để thực hành, cho thông tin phản hồi, cho thông tin phản hồi, củng cố và điều chỉnh không?

- Có thể tạo cơ hội cho học viên liên hệ những gì đọc được với công việc của họ không?

- Có thể tạo cơ hội và khuyến khích việc học tập tự quản không?

- Có đủ đa dạng để khởi động và duy trì sự quan tâm  của học viên không?

- Có phù hợp với trình độ chuyên môn và sư phạm của giảng viên không?

- Có đáp ứng được các yêu cầu của các học viên trong bài giảng không?

* Thực hành lựa chọn phương pháp dạy học

Học viên hoặc nhóm học viên sẽ chọn một nhóm nội dung ngắn bất kỳ trong chương trình mình phụ trách, chọn phương pháp để thực hiện nội dung đó trước nhóm hoặc trước tập thể lớp. (Chú ý: Lựa chọn nội dung ngắn để có thể trình bày từ 5-10 phút)

1.12. Lựa chọn phương tiện

* Phương tiện dạy học là các công cụ mà giáo viên và học sinh sử dụng trực tiếp trong quá trình dạy học nhằm  cung cấp kiến thức cho người học bền vững, chính xác hơn và tạo ra hứng thú, tính tích cực chủ động cho người học, giúp cho việc hoàn thiện quá trình dạy học.

Việc sử dụng các phương tiện dạy học có hiệu quả đòi hỏi:

- Phải xác định rõ nhiệm vụ của phương tiện dạy học trên bài học trên cơ sở phân tích nội dung và phương pháp dạy học.

- Sử dụng phối hợp các dạng thiết bị dạy học với nhau để phát huy những ưu điểm đặc thù của mỗi loại.

- Sử dụng thiết bị dưới dạng động, có lượng thông tin và thời gian hợp lý.
1.12.1 Các nguyên tắc sử dụng thiết bị  dạy học nghe nhìn cơ bản 
Các TBDH thường được sử dụng với điện áp cao, cường độ ánh sáng lớn và độ khuyếch đại âm thanh có thể lớn hơn mức cần thiết vì vậy, cần chú ý các nội dung an toàn sau: 
a.  An toàn điện. 
  Những cán bộ thường xuyên sử dụng và bảo dưỡng TBDH cần phải có kỹ năng an toàn điện và sơ cứu điện giật. 
  Các thiết bị nghe nhìn cần có dây cắm nguồn tiếp địa để tránh điện giật do điện áp cao rò ra vỏ thiết bỵ. 
  Cần chú ý đặc biệt những khu vực có ghi ký hiệu điện cao áp. 
  Không tự động mở vỏ bảo vệ thiết bị. Trong trường hợp cần mở, cần rút phích cắm điện. 
  Khi không dùng TBDH trong thời gian dài cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện. 
 b.  An toàn thị giác. 
  Một số TBDH (như máy chiếu qua đầu, slide...) có cường độ chiếu sáng rất lớn có thể gấp nhiều lần cường độ ánh sáng mà mắt người có thể chịu đựng trong thời gian ngắn. Vì vậy, tránh để cho ánh sáng các phương tiện trên chiếu thẳng mắt giáo viên và học sinh trong khoảng cách gần. 
c.  An toàn thính giác 
  Một số TBDH có thể có hệ thống khuyếch đại ngoài rất lớn, Tuỳ theo kích thước của phòng học và ví trị học viên, cần điều chỉnh âm lượng (volume) đủ nghe. Cường độ âm thanh vượt quá 55dBA (đối với phòng học, phòng hội họp) và 90 dBA (đối với xưởng thực hành – tiêu chuẩn tương đương trong công nghiệp) là có hại cho thính giác và sức khoẻ. 
Nguyên tắc này mang đặc tính tâm lý – sư phạm và nó có liên quan tới cách thức sử dụng TBDH. 
d.  Sử dụng TBDH đúng lúc. 
  Chỉ sử dụng TBDH vào thời điểm thích hợp của bài giảng hoặc giờ thực hành. 
  Trước và sau thời điểm sử dụng có thể không nên bật thiết bị hoặc cần tắt thiết bị để tránh gây phân tán cho học sinh. 
  Giáo viên cần tránh gây ra sự chú ý không cần thiết của học sinh trong quá trình vận hành TBDH. 
d.  Sử dụng TBDH đúng chỗ. 
  Cần tuân thủ kế hoạch sử dụng TBDH, kế hoạch này cần–giành -u tiên cho những môn, giờ học cần thiết. 
  Không nhất thiết giờ học hoặc giờ thực hành nào cũng cần dùng TBDH. 
  Cần chuẩn bị thiết bị trước giờ hoc. 
  Sử dụng TBDH phù hợp khả năng tiếp thu. 
  Không sử dụng TBDH quá liều lượng. 
  Học sinh cần được hướng dẫn và thực tập trước cách thức sử dụng TBDH cần thiết. 
  Các nội dung thực hành liên quan tới việc sử dụng TBDH như phòng ngoại ngữ cần được tiến hành từ đơn giản tới phức tạp. 
e.  Các nguyên tắc sử dụng 
+   Sử dụng TBDH phù hợp nhân trắc và tiêu chuẩn Việt Nam. 
  Các điều kiện về kích thước bảng, bàn ghế, ánh sáng, độ ẩm, an toàn điện...trong phòng xưởng có sử dụng TBDH cần tuân thủ các tiêu chuẩn về nhân trắc và đồ dùng, thiết bị dạy học của Việt Nam (Tham khảo Phụ lục 1 và Phụ lục 2) 
  Trong trường hợp các tiêu chuẩn này chưa được ban hành, cần tham khảo các tiêu chuẩn của các nước trong Khu vực và trên thế giới. 
Hiệu quả sư phạm và hiệu quả kinh tế cần được cân nhắc khi sử dụng TBDH. 
+  Định hướng hình thành kỹ năng. 
  Các giờ sử dụng TBDH cần được chuẩn bị không chỉ để cho tiết học hoặc giờ thực hành thêm sinh động, phong phú mà còn nhằm hình thành kỹ năng cho học sinh. Vì vậy, mục tiêu cũng như các nội dung bài học của các tiết / giờ học có TBDH (nội dụng trình chiếu, nội dung nghe) cần phải mang tính hình thành kỹ năng cao, tránh dài dòng, tham hình, không tập trung. 
  Cố gắng sử dụng tối đa khả năng kiểm tra đánh giá của TBDH. 
+  Chỉ chọn lựa sử dụng một phương tiện khi biết rõ việc sử dụng nó có hiệu quả hơn các phương tiện khác. 
Để có thể chọn lựa đúng TBDH bạn cần nắm vững chức năng, khả năng và cách sử dụng của các TBDH thông dụng 

+  Quản lý được. 
  Cần có phòng hoặc nơi chuyên cất giữ, bảo quản TBDH. Các phòng này cần có nội qui sử dụng. 
  Cần có cán bộ chuyên trách về phòng TBDH như cán bộ chịu trách nhiệm quản lý phòng máy tính, phòng ngoại ngữ, phòng cất giữ bảo quản, thiết bị, phương tiện nghe nhìn. 
  Cần có kế hoạch sử dụng TBDH. Kế hoạch này cần được xây dựng trên nguyên tắc thống nhất giữa nhu cầu hiện tại, dự báo tương lai và khả năng 
+  Phát triển được 
  Không nên mua sắm các thiết bị quá cũ kỹ lạc hậu hoặc khó có khả năng nâng cấp, phát triển. 
  Trong kế hoạch sử dụng TBDH cần có kế hoạch, nội dung bảo dưỡng, mua sắm bổ sung. Các nội dung này cần có khoản mục kinh phí dự kiến cần hỗ trợ. 
  Các cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng TBDH cần tự học hoặc được cử tham gia các khoá học nâng cao về sử dụng TBDH. 
+  Đảm bảo tính thẩm mỹ cao. 
  Tránh lạm dụng hình ảnh, ánh sáng, màu sắc loè loẹt trong các nội dung trình chiếu. 
Cần kết hợp hài hoà việc bố trí thiết bị với màu sắc, kích thước sàn trần, cửa sổ, bảng, bàn ghế trong phòng học 

+  Khuyến khích sử dụng tối đa TBDH trong điều kiện cho phép. 
  Nếu bạn có khả năng sử dụng an toàn, vừa sức và hiệu quả TBDH nên sử dụng và khuyến khích các giáo viên và học viên khác sử dụng tối đa chúng trong dạy và học. 
1.12.2 Giới thiệu một số thiết bị thườn sử dụng trong giảng dạy 

a) Máy chiếu hình đa phương tiện 
  Công dụng thiết bị: Thiết bị máy chiếu hình đa phương tiện (ĐPT) hay máy chiếu LCD hoặc máy chiếu CIP (computer image projector) được sử dụng để phóng to và chiếu hình ảnh tĩnh và động từ các nguồn khác nhau như băng hình, đĩa hình, máy chiếu vật thể và các sản phẩm phần mềm từ máy tính lên màn hình phục vụ việc trình bày. 
  Nguyên lý làm việc: Các loại tín hiệu hình ảnh đầu vào khác nhau được máy chiếu ĐPT nhận dạng và xử lý. Sau đó các tín hiệu này được hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn và hệ thống quang học phóng chiếu trên màn hình lớn. Sự khác biệt trong nguyên tắc làm việc của máy chiếu ĐPT với các thiết bị khác là ở chỗ: hình ảnh trình chiếu không chiếu thẳng lên màn hình (như máy chiếu slide hoặc máy chiếu qua đầu) mà cần qua nhận dạng và xử lý
	Tên/ model 
	Nước sản xuất 
	Các tính năng và thông số kỹ thuật 

	3M 8030 
	USA 
	VGA ,EGA, CGA, 500 ANSI lumens, Lamp 260W Metal Halide, PAL/SECAM/NTSC, Scre’n : ’0'­300' 

	3M 
8630 
	USA 
	VGA ,EGA, CGA, 700 ANSI lumens, Lamp 300W Metal Halide, PAL/SECAM/NTSC, Scre’n : ’0'­300' 

	SONY­ VPL 
V500Q/V500QM 
	Nhật Bản 
	SVGA ,EGA, CGA, 500 ANSI lumens, Lamp 250W Metal Halide, PAL/SECAM/NTSC Automatically selected, Scre’n : ’0'­300', Zoom lens : f50 to 80mm, Built­in Stereo speakers 2W + 2W, remote control, Video : 500TV line, RGB : 640x480 pixels, Power Max. 350W, Stand by : 10W 

	MEGAPOWER­M229 
	Nhật Bản 
	SVGA(intelligent Emulation) ,EGA, CGA, 800 ANSI lumens, Lamp 260W Metal Halide ­ 3,000 hours, PAL/SECAM/NTSC Automatically selected, Full 16,777,216 color paleetes , Scre’n : ’0'­300', Zoom lens : f50 to 80mm, Built­in Stereo speakers: 1W + 1W, remote control., Video: 480TV line, RGB : 640x480 pixels, , Selectable 5­language on ­screen menu, Auto­voltage: 100­120/220­240V, Power Max. 350W, Stand by: 10W 

	PANASONIC 
PT­L592E 
	Nhật Bản 
	XGA,SVGA(intelligent Emulation) ,EGA, CGA, 600 ANSI lumens, Lamp 260W Metal Halide ­ 3,000 hours, PAL/SECAM/NTSC Automatically selected Full over 20,000,000 color paleete, Scr’en: ’0'­300', Zoom lens: f50 to 80mm, Built­in Stereo speakers: 1W + 1W, remote control., Video: 480TV line, RGB: 640x480 pixels, , Selectable 5­language on ­screen menu, Auto­voltage: 100­120/220­240V, Power Max. 350W, Stand by: 10W 


  Bố trí vị trí thích hợp của máy chiếu ĐPT. 
Có hai cách bố trí máy chiếu ĐPT: Bố trí trên bàn (Vị trí dưới thấp  chiếu lên ) và bố trí trên trần phòng học / hội trường (Vị trí trên cao  chiếu xuống) 
  Kết nối máy chiếu ĐPT với các thiết bị nghe nhìn ngoại vi 
Là thiết bị đa phương tiện, máy chiếu ĐPT có thể kết nối  với nhiều thiết bị nghe nhìn ngoại vi như: 
  Máy tính (PC, notebook/laptop, Paltop) 
  Đầu băng video 
  Đầu đĩa hình CD 
  Máy chiếu vật thể 
  Máy khuyếch đại âm thanh v.v... 
Khi kết nối cần thực hiện những nội dung sau: 
  Các thiết bị nêu trên được nối với bảng kết nối  của máy chiếu ĐPT thông qua các loại cáp nối. Các giắc cắm tại bảng kết nối phù hợp với các tiêu chuẩn giắc cắm khác nhau của các thiết bị nghe nhìn ngoại vi. 
  Nối cổng Serial của PC hoặc đầu ra của các thiết bị khác (Băng hoặc đĩa CD, máy chiếu vật thể...) với cổng vào của máy chiếu ĐPT (RGB1 hoặc / và RGB2) tại Bảng kết nối thiết bị C.   Trong truờng hợp cần khuyếch đại âm thanh, cần nối cổng tiếng ra của máy chiếu ĐPT với máy khuyếch đại âm thanh. 
  Chỉnh chế độ làm việc, chất lượng hình ảnh và âm thanh cơ bản 
Sau khi tìm được ví trí ngay ngắn và vững chắc cho máy chiếu, Việc hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh và âm thanh của thiết bị được tiến hành theo các bước sau: 
Bước 1: Cắm dây nguồn điện E của máy chiếu ĐPT và bật nguồn bằng công tắc D. Điều chỉnh vị trí của máy chiếu ĐPT nhằm đạt được một khuôn hình với kích thước tương đối vừa ý. 
Bước 2: Chỉnh độ thăng băng của thiết bị (sự cân đối của hình ảnh) nhờ chỉnh chân đỡ F. 
Bước 3: Bật một trong những nguồn phát hình (đã được kết nối) để đạt được hình ảnh mẫu. 
Bước 4: Dùng Bảng điều khiển B  hoặc Điều khiển từ xa H điều chỉnh chế độ làm việc và các chất lượng hình ảnh cơ bản sau : 
Xa-gÇn (zoom) Tiêu cù (focus) S¸ng-tèi (Bright) 
Tương phản (Contract) Trộn mầu Khuôn hình 
Chú ý: 
Chỉnh Xa/gần, Tiêu cự, Sáng/tối, Tương phản là những tinh chỉnh cần làm thường xuyên, trong khi chỉnh trộn mầu và cân đối khuôn hình là những tinh chỉnh có thể làm một lần khi sử dụng lần đầu thiết bị. Nếu như không có sự thay đổi lớn về mầu sắc, màn hình, ánh sáng...ta không cần thiết chỉnh trộn màu và khuôn hình. 
Sử dụng máy chiếu hình đa phương tiện 
  Khi không sử dụng hoặc trong thời gian nghỉ  dài khi trình bày, cần chuyển máy sang chế độ chờ (Standby) hoặc tắt hẳn. 
  Sau khi kết thúc sử dụng, nếu muốn tắt máy chiếu, phải chuyển máy sang chế độ chờ, đợi khi quạt gió ngừng hoạt động mới tắt hẳn thiết bỵ. 
  Chú ý an toàn điện và tránh bị bỏng có thể gây ra khi tiếp xúc với bóng chiếu sáng chính. 
  Tránh va đập mạnh, không sờ tay, làm xước gương, thấu kính. 
  Một số chú ý có tính thực tiễn bạn cần lưu ý khi sử dụng máy chiếu ĐPT: 
  Bạn có thể sử dụng nhiều nguồn thông tin hình tiếng phục vụ trình chiếu thông qua việc nối thường trực nhiều thiết bị nghe nhìn ngoại vi tại các cổng khác nhau tại bảng kết nối. Bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa cho phép bạn thay đổi nguồn thông tin một cách nhanh chóng. 
 
 Trong trường hợp bạn sử dụng máy tính để cung cấp thông tin, phần mềm POWER POINT của Hãng Microsoft thực sự thông dụng và hữu ích. Vì vậy, việc nắm vững phần mềm này (hoặc một phần mềm tương tự) sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thiết kế, biên tập các nội dung trình chiếu. 
  Các trình bày của bạn cần được xắp xếp theo logic: nguồn thông tin cũng như nội dung thông tin. 
Máy chiếu ĐPT là một thiết bị đắt tiền, vì vậy trong khi sử dụng, việc cung cấp nguồn điện ổn định là rất quan trọng.

 Cần tuân thủ qui trình tắt thiết bị.

 Điều này sẽ tránh cho bạn bị cháy bóng chiếu sáng và không làm hỏng máy do nhiệt độ chưa được toả nhiệt hết vì quạt mát lúc này đã ngừng hoạt động. 
Những nội dung sau cần được chú ý thực hiện: 
+  Thiết bị cần được bảo quản nơi khô ráo. Nên có chế độ điều hoà không khí nơi cất giữ. 
+ Tránh va đập. 
+ Khi vẫn chuyển phải đậy nắp, có túi hoặc hộp vận chuyển. Các bộ phận quang học phải được lau bằng vải hoặc giấy đặc biệt, không dùng tay, cồn, hoặc các hoá chất lạ lau rửa. 
+ Không tự ý tháo thiết bị. 
+ Chú ý cung cấp nguồn điện ổn định. 
+ Khi kết nối và khi tháo các thiết bị ngoại vi khỏi máy chiếu cần tắt nguồn điện để tránh hỏng thiết bị, hoặc hỏng cổng kết nối. 
+ Chú ý thận trọng khi thay bóng đèn chính, tránh bị bỏng: cần phải đợi cho đèn nguội hẳn mới tiến hành tháo và thay đèn mới. 
Máy chiếu qua đầu

 Máy chiếu qua đầu, hay còn gọi là máy chiếu phim tấm trong (có tên tiếng Anh là overhead projector) là thiết  bị được sử dụng để phóng to và chiếu văn bản và hì nh ảnh tĩnh có trên phim nhựa trong suốt lên màn hình phục vụ việc trình bày.

+ Nguyên tắc hoạt động: Nhờ nguồn sáng công suất lớn và hệ thống quang học (thấu kí nh, gương chiếu) hình trên phim trong suốt được chiếu và  phóng to trên màn hình kích thước lớn.
Để chế tạo phim trong (transparencies), bạn cần có các công cụ và vật liệu “au:

+ " Giấy / phim trong: bất cứ loại giấ y trong nào có thể in, viết hoặc dán 

hình trên bề mặt ® ều có thể làm phim chiếu. Tuy nhiên, loại phim thông dụng là các loại phim chuyên dụng, khổ A4, trong suốt có thể chịu nhiệt hoặc kém chịu nhiệt. Một số loại phim tấm trong tốt và thông dụng có nhãn hiệu”là :

#"3M, buhl”(Mü)

#"Aspa (CHLB”§øc)

#"Fuji (NhË t bả ”)...

+" Bút viết  trên kính đen trắng hoặc mầu ”¾ c.

+" Máy tí nh kèm máy in lazer mầu hoặc đen trắng.

 Chế tạo

Có hai cách chế tạo phim chiếu: chế tạo thủ công (1) và chế tạo với sự trợ giúp của máy photocopy và máy vi tí nh 

# chế tạo phim chiế u bằng phim trong!

Cách 1: Chuẩ n bị thủ công: trên bề mặt phim trong ta có thể dùng các loại bút mầu đen hoặc mầu sắc khác loại viết được trên kính với sự trợ giúp của thước kẻ, com pa... thể hiện chữ và hình theo ý muốn. Trong một số trường

hợp ta có thể dùng loại keo dán hoặc băng dính trong để đính các hình cắt ® · được chuẩn bị trước.

Tuy nhiên, việc dán hình chỉ nên sử dụng khi cần có hình khối đơn giản và màu đen trắ ng.

Cách 2: Chuẩ n bị bằng máy tí nh: Máy tính ngày càng phổ biến và tiện lợi. Với sự trợ giúp của các phầ n mềm xử lý hình và chữ bạn có thể chuẩ n bị 

trình bày của bạn trên vi tính sau đó in trên giấy trong bằng máy in laser hoặc in và sửa trên giấy bình thường sau đó dùng máy photocopy in trên giấy trong. Bạn có thể sử dụng các phần mềm thông dụng để chuẩn bị trình chiếu của bạn: Microsoft Word, Microsoft Paint,  Microsoft Power Point, Adobbe  Photoshop, Autocad... hoặc các phần mềm tương tự.

Những chú ý :

1. Thực tế cho thấy khi trình chiếu bằng chữ, số dòng không nên quá 6 dòng

và mỗi dòng không nên qua 6 từ đối phim trong khổ A4. Khuôn hình trên

phim chỉ nên giới hạn trong khuôn khổ 20 x 25cm.

2. Mực bút viết, mực in phải là loại mực bám trên giấy trong. Thông thường

nên dùng mực đen và xanh da trời để thể hiện nội dung cơ bản. Các mầu

khác có thể sử dụng để tạo các điểm nhấn thị giác (gây sự chú ý)

3. Khi sử dụng máy photocopy hoặc máy in phải chú ý sử dụng loại phim

trong chịu nhiệt (trên vỏ hộp đựng phim có ® Ò “Có thể dùng để phot–copy” - “For photocopy” hoặc “Có thể dùng cho m–y in” - “Printable”)

4. Một số ít máy photocopy do tốc độ in chậm và sự hạn chế của của các tính năng khác, có thể không in được phim trong.

5. Các phim sau khi được chế tạo cần được bảo quản nơi khô ráo, giữa hai

phim cần đặt một tờ giấy mềm để tránh hỏng nội dung. 

 Những chú ý khi sử dụng máy chiế u qua ® ầu: 

Ngoài các nguyên tắc và qui tắc chung, cần tuân thủ một số qui tắc sau:

+ Khi không sử dụng hoặc trong thời gian nghỉ dài khi trình bày, cần tắt máy.

+ Chú ý an toàn điện và bỏng có thể gây ra khi tiếp xúc với bóng chiếu sáng chính.

+ Tránh va đập mạnh, không sờ tay, làm xước gương, thấu kính.

Các điều kiện để sử dụng hiệu quả máy chiếu qua đầu.

Sử dụng hiệu quả máy chiếu qua đầu phụ thuộc vào các yếu tố căn bản sau:

+ Chất lượng thiết kế và chế tạo phim chiếu: Nội dung trong phần này chỉ có thể giúp bạn một số kỹ thuật và lời khuyên cơ bản khi chế tạo phim. Bạn cần phải có những đầu tư, cũng như trao đổi học hỏi ® ể có thể tạo ra các phim chiếu có chất lượng. Phim chiếu có chất lượng là phim :

- Hình ảnh đơn giản, rõ ràng, kích thước nằm trong khuôn hình.

- Chữ càng ít càng hiệu quả. Kích thước chữ phải đủ lớn để đọc. Kinh nghiệm cho thấy, với lớp học có chiều dài 5-10m, máy chiếu đặt cách màn hình 2,5-3m thì phông chữ tối thiếu là 16 thì học viên cuối lớp mới nhì n rõ.

- Các hình chiếu, đương nhiên, phải đảm bảo tính hệ thống và logic bài giảng.

+  Hình ảnh chiếu phải đạt chất lượng cao: Cụ thể hình phải rõ nét và nhìn thấy được trong phạm vi lớp học, hội trường. Chất lượng này phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

-Cách chỉnh khuôn hì nh và tiêu cự

  Cũng cần lưu ý rằng chất lượng khuôn hình và độ nét còn phụ thuộc rất  nhiều vào cường độ sáng của máy chiếu. Cường độ sáng có thể được bù đắp và khắc phục một phần nhờ việc che tối phòng học, hội trường.

Thông thường trong buổi trình chiếu người ta thường giảm bớt chiếu sáng trong phòng bằng cách tắt bớt các nguồn sáng, che rèm hoặc đóng bớt các cửa sổ.

- Cách xắp xếp, bố trí máy chiếu qua ® ầu và màn hì nh:

 Trong thực tế , có một số cách thức bố trí máy chiếu, màn hình trong phòng học, hội trường. ảnh có thể giảm bớt sáng trong phòng học

Cách trình bày 

+ Bạn cần  kiểm tra lần cuối khuôn hình và độ nét hình. Hãy kiểm tra từ vị trí xa và khó xem nhất của lớp học. Tiến hành những điều chỉnh cần thiết.

+ Xắp xếp các hình chiếu theo thứ tự trình bày. Có những hình chiếu cần sử

dụng nhiều lần hoặc phải in thêm, hoặc đánh dấu để tiện để riêng và sử dụng lại. Bản phim chiếu đầu tiên cần để và chỉnh sẵ n trên máy.

+ Chuẩn bị que chỉ (bút chì , ® èn dọi...)

 Trong khi trình bày:

+ Cố gắng ® ể hình cần chiếu nằm giữa khuôn hình.

+ Chỉ bật máy khi trình bày hoặc khi muốn học sinh suy nghĩ trên hình chiếu. Ngoài ra cần tắt máy để tránh sự tập trung không cần thiết vào hình chiếu.

+ Dùng que chỉ, hoặc đèn dọi trong quá trình trình bày
* Thực hành:

Có thể kết hợp thực hành lựa chọn phương pháp và phương tiện dạy học để thể hiện một nội dung ngắn bất kỳ  để trình bày nhóm hoặc trước lớp trong vòng 5-10 phút
Tài liệu tham khảo.

1. Giáo dục học đại học. HN.2003.

2.  Tài liệu đào tạo giảng viên. Dự án VAT, HN.2002.

3. Tài liệu bồi dưỡng giảng viên dạy học phần quản lý nhà nước trong các trường ĐH và CĐSP. Trường CBQLGD&ĐT. HN. 2003.

4. Nguyễn Ngọc Quang. Lí luận dạy học đại cương. Tập 2. NXB trường CBQLGDTW1, HN.1989.

5.  Bruhn, P. and Guthrie, Designing Leaning Guides for TAFE and Industry. H 1991. Adelaide : TNCVER

6. Moss,  The  Trainers Handbook. Nth Ryde : CCH Australian Ltd, G. 1993

7. Williams,Technologies for Teaching. SA : TNCRD,  R. et al.1991. 

Chuyên đề 4
thực hiện bài giảng 

TS. Nguyễn Thị Hiền; THS. Hà Văn Ninh; ThS Lê Thị Loan
Mục tiêu:

 Sau khi học xong chuyên đề người học sẽ:

- Có kỹ năng soạn và trình bày các bài giảng lý thuyết, bài giảng rèn  kỹ năng
- Giải thích được các điểm cơ bản cần chú ý trong khi giảng dạy 2 dạng bài này

- Thực hiện giảng tập có kết quả

- Liên hệ được với thực tiễn cơ sở đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn để giảng dạy tốt hơn
Bài 1 : Thực hiện bài giảng lý thuyết

* Để thực hiện bài giảng lý thuyết nếu chỉ trình bày thông tin dưới dạng thuyết trình thì sự chú ý của học viên giảm xuống nhanh chóng sau 15-20 phút cho dù bạn có cố gắng đến đâu để làm cho bài giảng thật lý thú. Tốc độ giảm sự chú ý giảm dần cho đến khi sắp kết thúc tiết giảng, khi đó nó tăng lên một chút vì các học viên chờ cho đến khi kết thúc bài giảng.

- Một gợi ý là cần bổ sung phần giới thiệu mang tính khuyến khích thúc đẩy nhằm nâng cao mức độ chú ý ban đầu và duy trì mức độ chú ý.

- Cần bổ sung các hoạt động thích hợp sau phần lý thuyết để vận dụng kiến thức và kỹ năng (lý thuyết + vận dụng) (T + A)

* Các kết quả mong muốn

- Kích thích các giác quan khác của học viên

- Kéo dài thời gian tập trung chú ý

- Củng cố thông tin mới

- Chuyển học viên từ việc nghe thụ động sang tham gia tích cực.

- Thực hành vận dụng thông tin mới.

* Nếu dùng chiến lược bổ sung phần tóm tắt và thu hút học viên tham gia vào phần này thì mức độ chú ý được duy trì lâu hơn (lý thuyết + vận dụng + tóm tắt) (T + A + S)

Kết quả là:

- Củng cố việc ghi nhớ thông tin

- Làm rõ các điểm quan trọng nhất

- Nâng cao sự tham gia tích cực của các học viên

- Tăng mức độ chú ý

* Nếu phải trình bày những thông tin lý thuyết tiếp theo thì bổ sung thêm loại mới về công thức lý thuyết + vận dụng + tóm tắt (TAS)

Như vậy đối với một bài giảng lý thuyết thì giảng viên cần chia nhỏ thông tin thành những khúc nhỏ và thực hiện theo công thức TAS.

* Với mỗi khúc thông tin bạn cần chia thành 3 loại

“Phải biết”, “nên biết” và “có thể biết” và ưu tiên thời gian cho thông tin “phải biết”.

* Lập trình tự cho các khúc thông tin

- Từ quan trọng nhất đến quan trọng nhất.

- Từ quen thuộc đến chưa quen

- Từ đơn giản đến phức tạp

- Từ trong nước tới thế giới

- Từ cụ thể đến khái quát

* Lựa chọn các hoạt động để trình bày và áp dụng các khúc thông tin

Các hoạt động này mang lại cho học viên cơ hội để tham gia áp dụng thông tin. Họ cần nhận ra có sự liên hệ giữa thông tin-các hoạt động và các kết quả học tập cần đạt của bài giảng đó.

Khi bạn đưa ra một hoạt động, hãy trả lời các câu hỏi sau: Liệu hoạt động này có:

- Tuân theo các nguyên tắc học tập của người lớn không?

- Đạt được kết quả học tập cần đạt không?

- Đáp ứng yêu cầu của học viên không?

- Khuyến khích giao tiếp giữa học viên-học viên, học viên-giảng viên không?

- Khuyến khích, hỗ trợ hoạt động nhóm không?

Có thể tóm tắt được cách thức trình bày bài giảng lý thuyết như sau:

	Khúc thông tin thứ 1
	Kỹ thuật trình bày
	Hoạt động áp dụng

	Khúc thông tin thứ 2
	Kỹ thuật trình bày
	Hoạt động áp dụng

	Khúc thông tin thứ 3
	Kỹ thuật trình bày
	Hoạt động áp dụng

	Khúc thông tin thứ ...
	Kỹ thuật trình bày
	Hoạt động áp dụng
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Mô hình bài giảng lý thuyết 

Thực hành : Trình bày thông tin lý thuyết

Hãy chọn một khúc thông tin trong bài giảng bạn chọn trong thực hành trên, hãy trình bày thông tin đó theo công thức TAS.

Lựa chọn phương pháp giảng dạy cho bài giảng lý thuyết

Để bài giảng lý thuyêt không bị nhàm chán, giảng viên cần lên kế hoạch bài giảng chi tiết và tính đến các nguyên tắc học tập của người lớn, cần sử dụng phối hợp nhiều phương pháp dạy học nhằm khơi gợi và duy trì sự hứng thú của sinh viên.


Những dầu hiệu của một bài giảng tốt: 

· Giảng viên ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của sinh viên bằng một câu hỏi lý thú và một hoạt động gây ngạc nhiên.

· Giảng viên nêu rõ kết quả học tập  mà sinh viên cần đạt

· Giảng viên sử dụng những thuật ngữ quen thuộc, và giải thích cặn kẽ những thuật ngữ mới.

· Giảng viên kết nối những thông tin mới với những thông tin trước đây, gắn lý thuyết với những hoạt động thực hành.

· Khuyến khích sự tham gia tích cực của sinh viên bằng những câu hỏi, bằng thảo luận nhóm.

· Sử dụng nhiều thiết bị dạy học trong bài giảng và tóm tắt những nội dung chính và những việc sẽ làm trong bài giảng tới.

· Giảng viên  thông thái và nhiệt tình trong  suốt bài giảng.
Các phương pháp thường dùng trong bài giảng lý thuyết:

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm

· Đàm thoại
· Động não

· Nêu và giải quyết  vấn đề 

· Nghiên cứu tình huống

· Thực hành

· Đóng vai

Sự phối hợp các phương pháp giảng dạy trên cùng với nhiều hoạt động khác nhau để ấp dụng những kiến thức mới vào các tìnhhuống thực tế, điều đó sẽ tăng cường tính tích cực học tập của sinh viên và giúp duy trì sự quan tâm của họ trong suốt bài giảng.

Bài 2 : Thực hiện bài giảng rèn kỹ năng


Đối với nhiều sinh viên bài giảng kỹ năng hoặc phần thực hành là phần thích thú nhất, ở đây sinh viên có cơ hội làm những công việc để biến kiến thức thành kỹ năng.  Điều đó cũng thể hiện một nguyên tăc học tập của người lớn, họ học tốt nhất qua làm. 


Giảng dạy  kỹ năng tức là yêu cầu sinh viên làm chứ không chỉ đơn thuần là giảng viên nói về các kỹ năng, vì vậy giảng viên cần thực hiện những bước sau:


- Thao diễn minh hoạ các kỹ năng cho sinh viên xem toàn bộ chu trình hoạt động của kỹ năng đó.

- Chia nhỏ kỹ năng đó thành các công việc có liên quan song tách bạch và minh hoạ chúng


- Nói cho sinh viên thấy kỹ năng này cần thiết như thế nào trong hoạt động


 - Yêu cầu sinh viên thực hành từng kỹ năng nhỏ cho đến khi thành thạo

- Kết nối những kỹ năng nhỏ với nhau để hoàn chỉnh hoạt động.


Các phương pháp thưòng dùng khi thực hiện bài giảng kỹ năng:


- Giải thích

- Thao diẽn minh hoạ


- Thực hành


- Phản hồi


- Phát vấn, đàm thoại


- Hướng dẫn từng người một.
* Trong một bài giảng rèn kỹ năng phần thân bài thường được tiến hành với việc chứng minh kỹ năng đó, tiếp theo là phần học viên thực hành

Phương pháp trình bày có chứng minh.

Bước 1: Giới thiệu tổng quan về toàn bộ kỹ năng.

Bước 2: Chứng minh, minh hoạ theo tốc độ bình thường.

Bước 3: Làm lại phần chứng minh, song làm chậm và miêu tả từng bước một.

Bước 4: Kiểm tra xem học viên hiểu chưa

Bước 5: Quan sát các học viên thực hiện kỹ năng này

Bước 6: Kiểm tra xem các kỹ năng này đã được thực hiện đạt các tiêu chuẩn thích hợp chưa.

Sau đây là những việc làm cụ thể về từng bước đó:

* Bước 1: Giới thiệu tổng quan về toàn bộ kỹ năng

Trong phần tổng quan, bạn hãy nói với các học viên là sẽ có phần chứng minh theo tốc độ thường và phần chứng minh chậm, sau đó sẽ có thời gian dành riêng chp thực hành.

Hãy đưa họ tới địa điểm làm  chứng minh và nêu vắn tắt những gì bạn sẽ làm. Đưa ra một ví dụ về sản phẩm đạt chất lượng tốt mà họ sẽ làm  nếu thích hợp.

Hãy tìm xem các học viên đã biết những gì về nhiệm vụ này và những gì họ có thể làm được một phần công việc rồi thì làm lại sẽ lãng phí thời gian.

Nếu như kỹ năng này là một phần của một quá trình dài hơn thì sẽ rất hữu ích nếu cho họ biết ngắn gọn những gì sẽ xảy ra trước và sau đó.

* Bước 2: Chứng minh kỹ năng này theo tốc độ bình thường.

Hãy đảm bảo rằng các học viên có thể nhìn thấy mọi việc bạn làm. Tránh bất kỳ một hành động nào không thuộc về kỹ năng mà bạn đang chứng minh.

Đừng nói bất kỳ điều gì với các học viên trong bước này. Họ sẽ phải tập trung và chăm chú quan sát các hành động của bạn.

Bảo đảm rằng bạn tuân theo từng điểm ghi trong các thủ tục về an toàn. Chỉ bao hàm các thủ tục làm sạch, bảo trì hay lưu kho nếu như đó là một phần thiết yếu của kỹ năng này.

* Bước 3: Chứng minh chậm và mô tả từng bước

Làm lại từng bước một cách chậm rãi và giảng cho học viên mọi điều họ cần phải biết về từng bước khi bạn làm.

Hãy chỉ cho các học viên:

- Các từ đặc biệt được sử dụng, ví dụ về các công cụ, linh kiện, máy móc.

- Những đồ vật nào cần kiểm tra vào những lúc nhất định của quá trình.

- Mọi yêu cầu về an toàn.

-Các âm thanh hay biểu hiện cho thấy là công việc tiến triển tốt.

- Các dấu hiệu, ví dụ như các thời điểm, hành động thay đổi tốc độ hay phương hướng, hoặc người vận hành phải kiểm tra cái gì trước khi tiếp tục.

Hãy khuyến khích các học viên cảm nhận được một vật nào đó nếu như điều này không gây nên sự nguy hiểm gì và giúp cho việc học tập của các sinh viên. Vídụ như sờ mặt đồng hồ, nút bấm, tay lái, linh kiện, cảm nhận nhiệt độ, bề mặt hay mùi vị.

Hãy vẽ ra các biểu đồ, đồ thị đơn giản về các bước của kỹ năng này hoặc bất kỳ bộ phận bên trong nào của cỗ máy hau công cụ đó nếu như bạn thấy điều đó sẽ có ích. Khuyến khích các sinh viên tự vẽ hình cho riêng mình hoặc tự mình ghi chép nếu họ muốn.

* Bước 4: Kiểm tra xem các học viên đã hiểu bài chưa.

Hãy yêu cầu các học viên mô tả bằng lời tất cả những gì xảy ra ở từng bước của quá trình này.

Vào thời điểm này sẽ phù hợp nếu yêu cầu học viên xung phong chứng minh kỹ năng này. Chiến lược này cho phép các học viên, những người tự tin về quá trình này, có thể kiểm tra các kỹ năng của họ và sẽ mang lại một phần chứng minh nữa cho những người còn chưa đủ tự tin. Những người xung phong sẽ nói với cả lớp nội dung trước khi họ bắt tay vào thực hiện từng bước một. Nếu như không muốn xung phong thì có thể có một chiến lược khác để kiểm tra độ hiểu biết của họ, đó là làm lại các bước đó một lần nữa và các học viên sẽ nói với bạn một cách chính xác ở mỗi bước các bạn phải làm gì.

Chỉ làm những gì họ nói bạn. Tuy nhiên đừng làm theo hướng dẫn nếu như bạn thấy điều đó là nguy hiểm. Nếu như họ đưa ra chỉ dẫn sai thì hãy giải thích hoặc chỉ ra điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn theo những chỉ dẫn đó. Hãy nói với họ trong trường hợp họ đưa ra các lời chỉ dẫn không theo thứ tự.

Hãy khen ngợi họ nếu như họ làm tốt với tất cả các chỉ dẫn của mình.

* Bước 5: Quan sát phần thực hành của các sinh viên.

Hãy giúp cho các học viên cảm thấy nhẹ nhàng và cố đảm bảo rằng họ có kinh nghiệm tốt ngay từ lần đầu tiên. Đưa ra ý kiến phản hồi tích cực, dễ hiểu và không gây sợ hãi đối với sự tiến bộ của họ.

Hãy khuyến khích họ tập trung cao độ vào từng bước kiểm tra việc thực hiện của chính họ khi làm.

Hãy hỏi các câu hỏi về việc họ đang làm và trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ đưa ra. Khuyến khích họ nói với bạn về việc thực hiện của chính họ khi làm.

Hãy sửa bất kỳ một sai sót nào họ mắc phải và khuyến khích thái độ học tập từ những sai lầm trong các học viên.

Hãy nhắc lại từng bước chậm rãi đối với từng cá nhân học viên nếu họ cần thêm sự giúp đỡ.

* Bước 6: Kiểm tra xem các kỹ năng này đã đạt được các tiêu chuẩn thích hợp chưa.

Hãy hỏi các học viên xem họ nghĩ họ làm tốt như thế nào và hãy đưa ra ý kiến phản hồi về sự thành thạo (Competency) của họ.

Hãy xem lại các tiêu chuẩn về chất lượng. Cho xem lại một ví dụ sản phẩm chất lượng cao nếu có thể. Chỉ ra xem một người vận hành có thể nói như thế nào khi mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy.

Hãy nói với họ bất kỳ khó khăn phổ biến nào thường hay mắc phải khi làm nhiệm vụ này và cách thức để vượt qua.

Hãy cho họ thấy chúng ta thường để ý tới những điều bất thường như thế nào, ví dụ như tiếng ồn lạ hay âm thanh của máy, quá nóng, chuyển động không đều, hoặc màu sắc hay kích cỡ sai.

Chỉ cho họ thể thức báo cáo phải tuân thủ nếu như có bất kỳ điều gì diễn ra không đúng và làm thế nào để hoàn thành mọi công việc giấy tờ có liên quan tới nhiệm vụ này.

Thực hành : 
-  Hãy liệt kê những ưu và nhược điểm của phương pháp trình bày có chứng minh. 
-Bạn hãy chọn một nội dung thực hành,  soạn và thực hiện trình diễn những kỹ năng cơ bản của nội dung đó.
Chuyên đề 7:

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của  sinh viên

TS. Nguyễn Thị Hiền; ThS. Hà Văn Ninh;ThS Lê Thị Loan
Mục tiêu:

 Sau khi học xong chuyên đề người học sẽ:

 - Mô tả và giải thích được các loại kiểm tra đánh giá
- Có kỹ năng lập kế hoạch kiểm tra đánh giá và soạn bài kiểm tra đánh giá cho một nội dung xác định ( 1 bài, 1 chương ... )

- Giải thích được các điểm cơ bản cần chú ý trong khi soạn đề và thực hiện kiểm tra đánh giá

- Liên hệ được với thực tiễn cơ sở đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá .
Bài 1 : Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1. Giới thiệu về kiểm tra đánh giá ( KTĐG) kết quả học tập của sinh viên

· Kiểm tra đánh giá đối chiếu: bài KT nhằm xác định việc thực thi của một cá nhân về một hệ nhiệm vụ xác định ( VD:  tuyển sinh, tuyển công chức)
· Kiểm tra đánh giá theo tiêu chí: bài kiểm tra nhằm xác định việc thực thi của 1 ngư​ời theo một số chuẩn mực nhất định ( VD: thi tốt nghiệp)
2. Các loại kiểm tra đánh giá

· KTĐG chẩn đoán : thực hiện nhằm chẩn đoán một vấn đề nào đó, loại kiểm tra này thực hiện không thường xuyên mà theo những yêu cầu nào đó được đặt ra trong kế hoạch

· KTĐG th​ường xuyên: đây là hình thức phổ biến, loại kiểm tra này gắn liền với những chươngtrình đào tạo dài hạn, ổn định

· KTĐG cuối khoá  

· Sinh  viên tự kiểm tra đánh giá : đây là dạng các bài kiểm  tra, câu hỏi ra được soạn cùng với tài liệu, giáo trình , sinh viên tự kiểm tra.

Hiện tại trên mạng Internet xuất hiện hình thức đào tạo từ xa , trong nội dung đào tạo có rất nhiều bài tự kiểm  tra nhằm giúp  sinh  viên tự điều chỉnh học tập của mình được tốt hơn

3. Lập kế hoạch kiểm tra: 

Khi lập kế hoạch kiểm tra bạn cần thực hiện các yêu cầu sau :

· Nêu các mục tiêu học tập cần kiểm tra ( loại, cấp độ)

· Nêu các chủ đề tư​ơng ứng với mục tiêu 

· Tổng số điểm dự kiến từng chủ đề

· Số câu hỏi sẽ ra cho từng chủ đề 

· Loại câu hỏi,điểm số

4. Chuẩn bị đề kiểm tra , cách viết câu hỏi

Để chuẩn bị đề kiểm tra bạn phải quyết định chọn các dạng câu hỏi sẽ sử dụng đó là :

· Câu hỏi lựa chọn

· Câu hỏi ghép nối

· Câu hỏi dạng hoàn thành câu ( điền vào chỗ trống)

· Câu hỏi trả lời ngắn

· Câu hỏi viết luận 

· Pháng vÊn

· Chứng minh thực hành

5. Các hình thức kiểm tra đánh giá 

5.1 Kiểm tra đánh giá viết - ở đó sinh  viên lựa chọn câu trả lời

Đánh giá kiến thức rộng

· Đánh giá nhiều kiến thức một cách nhanh chóng

· Có thể vui nhộn đối với sinh  viên

· ít gây sợ hãi cho sinh  viên

· Dễ chấm điểm

· Đánh giá hiểu biết rộng

· Là lý tưởng đối với việc tự đánh giá

· Đánh giá việc học tập về các lĩnh vực nhận thức hay kiến thức

· Bao gồm câu hỏi lựa chọn, câu Đúng/ Sai và ghép nối hai phần

5.2 Kiểm tra đánh giá viết - ở đó, sinh  viên cung cấp câu trả lời
Đánh giá các cấp độ kiến thức cao hơn

· Đánh giá các cấp độ kiến thức cao hơn

· Đòi hỏi các sinh viên sử dụng các cấp độ phán xét
· Kiểm tra việc học tập về các lĩnh vực nhận thức hay kiến thức

· Các đánh giá câu trả lời ngắn có thể dễ viết hơn là đánh giá theo thể loại lựa chọn

· Có thể phù hợp với nhiều môn học và khả năng

· Làm giảm thiểu việc phỏng đoán

· Bao gồm: hoàn thành câu, câu hỏi trực tiếp và đánh giá bài luận

· Cảnh báo trước: có thể chỉ kiểm tra trí nhớ mà thôi

· Cảnh báo trước: không phù hợp với các sinh  viên có trình thấp

5.3 Các bài kiểm tra thực hành - đánh giá kỹ năng

· Được dùng để đánh giá việc phát triển kỹ năng

· Có thể đánh giá một quá trình, thể thức hay các nhiệm vụ

· Đòi hỏi sử dụng danh mục kiểm tra (checklist)

5.4 Bài tập - đánh giá kiến thức

· Do các học viên thực hiện

· Có thể tự làm hay làm theo nhóm

· Có thể làm trong lớp hay làm theo thời gian của sinh viên

· Là cách lý tưởng để kết hợp kiểm tra đánh giá sinh viên với việc phát triển các kỹ năng chuyển giao khác
Câu hỏi thảo luận
1.  Nêu các loại kiểm tra đánh giá;  Đơn vị  bạn đang thường sử dụng loại kiểm tra đánh giá nào ?
2. Nêu các bước cần thiết khi lập kế hoạch kiểm tra đánh giá, giải thích rõ ý nghĩa các bước đó?
3. Nêu các hình thức kiểm tra đánh giá ? Liên hệ với cơ sở của bạn, xem hình thức nào sử dụng phù hợp ? giải thích lý do ?
Thực hành :
Bạn chọn một nội dung chương trình khoảng 10-15 tiết
Hãy nêu kết quả học tập cần đạt 
Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá nội dung trên bằng cách nêu rõ :

Các mục tiêu học tập cần kiểm tra ( loại, cấp độ)

Nêu các chủ đề tư​ơng ứng với mục tiêu
Tổng số điểm dự kiến từng chủ đề
Số câu hỏi sẽ ra cho từng chủ đề 

Loại câu hỏi,điểm số
 Thiết kế các bài kiểm tra đánh giá

1 Cách thiết kế bài kiểm tra đánh giá lựa chọn
· Tất cả các câu trả lời sai đều phải có vẻ hợp lý

· Bao gồm 4 khả năng lựa chọn

· Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu của học viên

· Bảo đảm rằng tất cả các câu trả lời đều tuân theo đúng ngữ pháp của câu nói hay câu hỏi (chúng có thể là mách nước nếu không theo đúng ngữ pháp)

· Chỉ nên có một câu trả lời đúng

· Tránh dùng “tất cả các câu nêu trên” hoặc “không câu nào là đúng”

· Tránh dùng phủ định hai lần

· Không hỏi về  thái độ

· Câu trả lời đúng không được dài hơn các khả năng lựa chọn khác (đó cũng là mách nước)
              Có gì sai với câu hỏi lựa chọn này?

Bạn có thể chỉ ra các chỗ sai này không?

Theo bạn, ông Bụt là:

a. muối tiêu

b. có thực

c. ngược lại với dự báo bề ngoài về vai trò lãnh đạo độc đoán

d. về Tết

e. về tất cả những điểm nêu trên

f. không câu nào đúng

g. không khi nào tới mà không mang quà

h. một cụ già tưởng tượng, người luôn giúp đỡ người nghèo, 

    đặc biệt là trẻ em nghèo.

2 Cách thiết kế các bài kiểm tra đánh giá Đúng/ Sai

· Không hỏi về thái độ
· Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với các nhu cầu của sinh  viên

· Tránh dùng phủ định hai lần

· Giữ cho các câu trả lời đơn giản. Đánh dấu (v) hoặc khoanh tròn § hay S

· Dùng một tờ trả lời riêng (sẽ tiết kiệm giấy và dễ chấm hơn)

Ví dụ

	Bạn có thể trả lời đúng những câu dưới đây không?



	§
	S
	

	(
	(
	Ra đề câu hỏi Đúng/ Sai dễ hơn so với câu hỏi chọn lựa

	(
	(
	Câu hỏi Đúng/ Sai có thể đánh giá được nhiều, nhanh

	(
	(
	Câu hỏi Đúng/ Sai khó chấm hơn nếu dùng một tờ trả lời riêng

	(
	(
	Câu hỏi Đúng/ Sai đo lường các kỹ năng

	(
	(
	Câu hỏi Đúng/ Sai chỉ nên đánh dấu (v) hoặc khoanh tròn Đ/S

	Trả lời: §, §, S, S, §


3 Cách thiết kế các câu hỏi trực tiếp để kiểm tra đánh giá sinh viên

· Không hỏi về thái độ

· Bảo đảm rằng từ ngữ rõ ràng và không mơ hồ

· Hướng dẫn cho sinh  viên về độ dài của câu trả lời (một từ, một câu, một đoạn văn)

· Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu của sinh  viên

· Sử dụng các từ để hỏi như cái gì, tại sao, ở đâu và khi nào để chú trọng vào câu hỏi

· Dùng sơ đồ khi thích hợp

Ví dụ:

1. Ai đã viết cuốn sách này?

2. Trong một câu, hãy viết xem tại sao phải dùng kiểm tra đánh giá sinh  viên trong lớp?

4. Cách thiết kế bài kiểm tra đánh giá ghép đôi

· Thiết kế hai danh mục để ghép nối

· Có hướng dẫn rõ ràng về cách thức ghép nối cần phải thực hiện

· Viết hai danh mục này với độ dài ngắn khác nhau (chúng ta đều biết trò ghép những câu cuối cùng sau khi đã loại dần)

· Nên có từ 5-10 câu

Ví dụ

	Ghép nối những từ trong danh mục 1 với các từ trong danh mục 2 bằng cách kẻ một đường thẳng nối 2 từ 

	Danh mục 1

huýt sáo

phấn viết

bút đánh dấu

áp phíc

giấy trong

âm nhạc

hồ dán


	Danh mục 2

giấy khổ to

tường

máy ghi âm

bảng viết phấn

máy chiếu

thay đổi trạng thái


5 Cách thiết kế các bài kiểm tra đánh giá dưới hình thức viết luận
· Thông báo với sinh viên về cách thức phân bố điểm số

· Thông báo với sinh viên về các tiêu chí dùng để kiểm tra đánh giá sinh  viên

· Thông báo với sinh viên về tầm quan trọng của các dấu câu, ngữ pháp và bố cục

· Đưa ra giới hạn về số từ (có thể từ một đoạn văn cho tới 2000 từ trở lên)

· Chỉ cho  sinh  viên nơi họ có thể tìm tài liệu tham khảo

· Nói với các sinh viên đề cập tới các nội dung chính nếu bạn muốn

· Nêu rõ thời hạn nộp bài

· Thiết kế rõ ràng một bảng điểm sơ bộ

· Xem xét xem liệu có sinh viên nào không hiểu một bài luận là gì không

Ví dụ

	Câu hỏi:      ...................

Số từ:           ...........

Tài liệu tham khảo: ...................
	Ngày nộp: .../.../...

Giá trị: 10% số điểm

Ghi chú: bao gồm ..............

	Bạn sẽ được đánh giá về: .................., ................, ........................


6. Cách thiết kế bài kiểm tra đánh giá thực hành
· Thông báo với các sinh viên chính xác điều người ta kỳ vọng ở họ;

· Xác định kết quả học tập cần đạt về phần hành vi;

· Liệt kê các bước và lập trình tự để đạt được kết quả học tập đó;

· Liệt kê sản phẩm cuối cùng và quá trình;

· Liệt kê các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ;

· Nếu như thông tin này trở thành một bảng kiểm về việc thực thi thì có thể dùng nó để tự đánh giá hoặc tự thẩm định.

7 Cách thiết kế các bài kiểm tra đánh giá hoàn thành câu
· Mỗi câu chỉ để một chỗ trống;

· Câu trả lời chỉ có một từ;

· Để chỗ trống vào cuối câu;

· Cung cấp đủ thông tin để có được câu trả lời theo dự định;

· Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với yêu cầu của các sinh viên;

· Chỉ được một khả năng lựa chọn chính xác.

Ví dụ

	Điền vào chỗ trống:

1. Công cha như......thái sơn; Nghĩa ..... như....... ...nguồn chảy ra.
2. Chíp.....nhay nh¸y,...............th× mưa.




8. Cách thiết kế bài kiểm tra đánh giá dựa trên đề án
· Cho phép các sinh viên có một chọn lựa trong việc lựa chọn các đề án;

· Khuyến khích thúc đẩy tinh thần đồng đội và tương tác của sinh viên;

· Hãy nhớ rằng quá trình cũng quan trọng như là đề án đã hoàn thành;

· Cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho sinh viên ;

· Không hướng dẫn các đề án. Hãy để các sinh viên chịu trách nhiệm về chúng.

Các đề án có giúp sinh viên tham gia vào việc:

· Thu thập thông tin

· Viết báo cáo

· Tiến hành thực nghiệm

· Giải quyết vấn đề

· Thiết kế và phát triển các hoạt động

9. Tiến hành kiểm tra

· Xếp câu hỏi dễ lên đầu để khuyến khích sinh viên 

· Quyết định đặt mức thời gian

· Cho sinh viên làm quen với dạng câu hỏi

· Hư​ớng dẫn cách làm bài rõ ràng

· Đ​ưa thang điểm cho sinh viên biết

10. Kỹ thuật chấm điểm và viết nhận xét : có một số dạng chấm điểm và viết nhận xét được dùng phổ biến như :

a. Viết nhận xét : mặt mạnh, yếu, gợi ý cải tiến

b. Lời phê ngắn : vắn tắt như​ “Xuất sắc”, “giỏi”,..
c. Điểm số : thông tin nhanh về kết quả

d. Chấm theo chữ cái A,B,C ( phân loại)

e. Kết hợp (2)+(4) hoặc (3)+(4)

f. §¹t/Tr­​ît

  

Câu hỏi thảo luận
1. Nêu ưu điểm , hạn chế của 3 phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên mà bạn thường sử dụng hoặc muốn sử dụng trong các khoá đào tạo đã qua hoặc sắp tới?
2. Thực tế hiện nay, ở đơn vị bạn có gì khó khăn trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ?  Nêu những đề xuất cải tiến của bạn  về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên  sau khi học xong phần này?
Thực hành :
Bạn hãy chọn một chương trình đào tạo quen thuộc và soạn 1 đề kiểm tra cuối chương trình đó theo các yêu cầu sau 

Phần 1 : Kế hoạch chung

Nêu các mục tiêu học tập cần kiểm tra ( loại, cấp độ)
Nêu các chủ đề tư​ơng ứng với mục tiêu 

Tổng số điểm dự kiến từng chủ đề

Số câu hỏi sẽ ra cho từng chủ đề 

Loại câu hỏi,điểm số

Phần 2 : Đề kiểm tra :
Câu 1

Câu 2
Câu 3
Tài liệu tham khảo.

1. Giáo dục học đại học. HN.2003.

2.  Tài liệu đào tạo giảng viên. Dự án VAT, HN.2002.

3. Tài liệu bồi dưỡng giảng viên dạy học phần quản lý nhà nước trong các trường ĐH và CĐSP. Trường CBQLGD&ĐT. HN. 2003.

4. Nguyễn Ngọc Quang. Lí luận dạy học đại cương. Tập 2. NXB trường CBQLGDTW1, HN.1989.

5.  Bruhn, P. and Guthrie, Designing Leaning Guides for TAFE and Industry. H 1991. Adelaide : TNCVER

6. Moss,  The  Trainers Handbook. Nth Ryde : CCH Australian Ltd, G. 1993

7. Williams,Technologies for Teaching. SA : TNCRD,  R. et al.1991. phương pháp dạy học và 

xu thế đổi mới phương pháp dạy học ở đại học
                                  TS. Nguyễn Thị Hiền; ThS. Hà Văn Ninh; ThS Lê Thị Loan
Mục tiêu:

 Sau khi học xong chuyên đề người học sẽ:

- Hiểu biết được lý luận cơ bản về PPDH nói chung, PPDHĐH nói riển và xu hướng đổi mới PPDH ĐH hiện nay. Nắm vững (biết, ghi nhớ, so sánh ) các PPDH chủ yếu ở ĐH , CĐ, THCN.

- Có kỹ năng so sánh ưu, nhược điểm của các PPDH để có thể vận dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy nói chung, trong thực hành về thiết kế và thực hiện bài giảng ở  các chuyên đề tiếp theo của chương trình học tập này.

- Có quyết tâm vượt khó, kiên trì trong thực hiện đổi mới PPDH khi thực hiện giảng dạy ở nhà trường CĐ,ĐH, THCN nơi HV công tác.

Nội dung.

bài  1. Các phương pháp dạy học ở đại học

1.1. Một số vấn đề chung về phương pháp dạy học.

1.1.1. Khái niệm:


Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về phương pháp nói chung, phương pháp dạy học nói riêng.

a. Phương pháp: 

Có thể trích dẫn dưới đây 2 định nghĩa điển hình trong hàng trăm định nghĩa về phương pháp.


Phương pháp là cách thức, con đường , phương tiện để đạt tới mục tiêu nhất định tronh nhận thức và trong thực tiễn.


Phương pháp là ý thức về hình thức của sự tự vận động bên trong của nội dung. ( Hegel)

b. Phương pháp dạy học:


Có thể tìm thấy định nghĩa về PPDH trong tất cả các sách "Giáo dục học" hoặc "Lí luận dạy học" của các tác giả Việt Nam và quốc tế.


Một cách khái quát : PHDH là cách thức làm việc của người dạy và của người học trong sự phối hợp thống nhất và dưới sự chỉ đạo của người dạy , nhằm làm cho  người học  tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo đạt tới mục đích dạy học.

c. "Phương pháp  đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu,  phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người học  tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng" (Điều 40, khoản 2. Luật Giáo dục; NXB CTQG, HN.2005.

1.1.2. Mặt khách quan và chủ quan của phương pháp.

a. Mặt khách quan của phương pháp. 

Mặt khách quan của phương pháp chính là các quy luật khách quan chi phối đối tượng mà chủ thể ý thức được.

Bản thân quy luật khách quan không trực tiếp tạo nên các phương pháp, nhưng nó lại là tất yếu không thể thiếu được đối với phương pháp, bởi vì nó là cơ sở lý luận chỉ cho con người ( chủ thể) biết cần dùng những thủ thuật , thao tác gì trong trường hợp cụ thể này, cần hành động như thế nào để đạt mục đích đã đề ra, cần cư xử như thế nào để tìm ra cái mới trong nhận thức và trong thực tiễn.

b. Mặt chủ quan của phương pháp.


Mặt chủ quan của phương pháp đó là các thao tác, thủ thuật hợp quy luật được chủ thể chọn để tác động lên đối tượng, nhằm tìm hiểu, chiếm lĩnh và cải biến đối tượng , để đi tới kết quả mới. 

 Chính mặt chủ quan này (các thao tác, thủ thuật) trực tiếp tạo ra phương pháp. Vì vậy người ta dễ nhầm lẫn, thường đồng nhất mặt chủ quan của phương pháp với phương pháp; lầm tưởng rằng phương pháp chỉ là hệ thống các thao tác, thủ thuật, những cách thức hành động chủ quan của riêng chủ thể, không gắn gì với thế giới khách quan.

Sự phân tích ngắn gọn trên đây cho thấy: mặt khách quan và chủ quan của phương pháp có mối quan hệ mật thiết với nhau: một bên là thế giới khách quan và một bên là chủ thể ( người sử dụng phương pháp). Có thể thấy rõ răng: chính những quy luật khách quan đã được biến đổi, đã được cải hoá thành các những quy tắc hành động của chủ thể ( thông qua các thao tác, thủ thuật cụ thể)

Chúng tôi xin trích dưới đây lời nhận xét của nhà khoa học Nga ( Liên xô cũ):

"Phương pháp khoa học- đó là quy luật bên trong của sự vận động của tư duy con người, xem như sự phản ánh chủ quan của thế giới khách quan, hay cùng một nghĩa như thế, xem như quy luật khách quan đã được "cấy lại" và "chuyển hoá" vào trong ý thức con người và được sử dụng một cách tự giác, có kế hoạch như công cụ để giải thích và biến đổi thế giới"  (T.Paplop. Thuyết phản ánh. Moskva,1918, Tr.401, bản tiếng Nga)
1.1.3 Mối quan hệ giữa mục đich, nội dung và phương pháp trong phương pháp dạy học.

a.Tính mục đích - nét nổi bật nhất của phương pháp.


Mục đích mà chủ thể dự kién cho hoạt động sẽ quyết định việc vạch ra phương pháp cho chính hoạt động đó. Mục đích quyết định cách thức hoạt động, hệ thống các thao tác liên tiếp phải thực hiện để đạt tới mục đích đó. Và phương pháp cũng kết thúc ở mục đích. Vì lẽ đó người ta nói rằng: tính mục đích của phương pháp là nét đặc trưng cơ bản nổi bật nhất của nó.


 Có thể nêu một vài ví dụ:

- Tính hướng đích của hoạt động là một điều đáng quan tâm trong tâm lý học hoạt động, tâm lý học nhân cách.

- Đổi mới cách viết SGK phổ thông hiện nay ( cấu trúc các bài theo tình huống/ vấn đề/ thông tin và trong đó là thiết kế các hoạt động được bắt đầu từ việc xác định mục tiêu.)

- Đổi mới cách viết bài giảng cho khu vực giáo dục ĐH,CĐ,THCN hiện nay cũng xuất phát từ việc xác định mục tiêu đến việc thiết kế các hoạt động dạy học ( bao gồm cả sự lựa chọn các PPDH phù hợp) để đạt được mục tiêu đã đề ra.


Vậy : Mục đích quyết định phương pháp, mục đích nào phương pháp nấy, không có phương pháp vạn năng cho mọi loại mục đích. Muốn hoạt động ( đặc biệt là hoạt động dạy học) thành công thì nhất thiết phải đảm bảo được sự thống nhất của mục đích và phương pháp.
b. "Phương pháp là ý thức về hình thức của sự tự vận động bên trong của nội dung"


Phương pháp phụ thuộc vào nội dung; nội dung nào phương pháp nấy. Sự thống nhất hài hoà của nội dung với phương pháp thể hiện ở logic phát triển của khoa học, của đề tài khoa học, của khái niệm khoa học. 


Trong sự thống nhất của nội dung với phương pháp thì nội dung là cái xuất phát, phương pháp là cái lệ thuộc.


Có thể thể hiện sự phụ thuộc của phương pháp vào mục đích và nội dung bằng sơ đồ sau:


d. Mối quan hệ giữa PPKH và PPSP trong PPDH

 
- PPDH có xuất xứ từ phương pháp nhận thức khoa hoc, nhưng lại là phạm trù của lí luận dạy học. Sự nghiên cứu và thực tiễn dạy học đã dẫn tới kết luận quan trọng mang ý nghĩa phương pháp luận :  muốn cải tiến PPDH và sáng tạo ra những PPDH mới, thậm chí những hệ PPDH mới, nhất thiết phải tìm trong kho tàng những PPKH. Sự chuyển hoá PPKH thành PPDH là xu thế thời đại của việc sáng tạo ra PPDH mới, nhằm đưa nhà trường xích lại gần với khoa học-kỹ thuật-sản xuất.

                               Pkh             (             Pdh

Có thể biểu thị mối quan hệ giữa PPKH với PPSP trong PPDH bằng sơ đồ sau:


Sơ đồ1. Mối quan hệ giữa PPKH và PPSP trong PPDH
Có thể biểu thị mối quan hệ giữa PPKH với PPSP trong PPDH bằng biểu thức sau:


Trong mối quan hệ giữa PPKH với PPSP  trong dạy học thì "cái khoa học" bao giờ cũng  "chỉ đạo"  "cái sư phạm".

1.2. Các phương pháp dạy học đại học  


Có rất nhiều PPDH. Thực tế và lí luận đã chứng minh tính đa dạng, phong phú của các PPDH. Trong lĩnh vực giáo dục đại học, thì các PPGD nói chung, PPDH nói riêng phải tuân theo đúng quy định của điều 36 Luật giáo dục. Sự tuân thủ các văn bản Luật không hề làm cản trở sự sáng tạo của giảng viên trong giảng dạy, trái lại là điều kiện để giảng viên chủ động lựa chọn PPDH và sáng tạo thêm các PPDH mới mà họ cho  rằng phù hợp và hiệu quả. Để tạo điều kiện cho học viên là giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, THCN có được thông tin đa chiều về PPDH hiện nay đang được sử dụng để dạy học trong các nhà trường Việt Nam, Khu vực và Thế giới, chúng tôi giới thiệu dưới đây một số PPDH đã được sử dụng và đã được giới thiệu trong tài liệu khác nhau của các chương trình dự án đã được triển khai ở Việt Nam.
1.2.1. Công não (Động não)

Mô tả phương pháp

Đây là một phương pháp để phát triển càng nhiều ý tưởng về một chủ đề càng tốt hoặc để xây dựng trên các ý tưởng đã đề xuất. 

Phương pháp này được sử dụng trên một nguyên tắc chính: tất cả các học viên không được phán xét các ý tưởng trong suốt thời gian Công não. Tất cả các ý tưởng đều được ghi lại để học viên có thể nhìn thấy.

Cách sử dụng có hiệu quả

Nêu rõ các nguyên tắc với học viên trước khi bắt đầu Công não. Củng cố các nguyên tắc này nếu cần thiết trong suốt quá trình Công não. Sử dụng giấy khổ to, bảng hoặc thẻ để học viên có thể nhìn thấy những ý tưởng đã được nêu ra. Tuỳ thuộc vào quy mô nhóm mà bạn có thể cần một người ghi chép (người này không phải là người điều khiển quá trình công não). Sau khi tất cả các ý tưởng đã được ghi chép xong, hãy tiến hành phân tích và sau đó phát triển các kế hoạch hành động để thực hiện các ý tưởng.

Chú ý : Để có được các ý tưởng,  thời gian dành cho suy nghĩ của học viên phải rất ngắn ( 30 giây ), các ý tưởng được viết ra không nhất thiết theo một trình tự sắp xếp , do đó khi viết trên bảng tránh đánh số các ý kiến hoặc gạch đầu dòng
1.2.2. Nhóm thì thầm

Mô tả phương pháp

Các nhóm nhỏ được giao cho một chủ đề cụ thể để thảo luận và nhóm phải đưa ra kiến nghị hay một loại quyết định nào đó về chủ đề này.

Cách sử dụng có hiệu quả

Cần xây dựng rõ ràng mục tiêu của bài tập để học viên thấy rõ mục đích của của hoạt động. Có thể dự đoán trước rằng các nhóm sẽ rất ồn, càng ồn càng tốt do lượng thảo luận đã yêu cầu. Thời gian nhiều hay ít tuỳ thuộc vào yêu cầu của các chủ đề.

Chú ý : khi “thì thầm” các nhóm cố gắng không cho nhóm khác nghe rõ các thông tin mà nhóm đang thảo luận, tránh ảnh hưởng lẫn nhau
1.2.3. Bài nghiên cứu tình huống
Mô tả phương pháp

Trình bày một vấn đề cần được xem xét/ giải quyết bởi học viên. Bài nghiên cứu tình huống thường được trình bày dưới dạng tài liệu in, song điều này không quá quan trọng đối với phương pháp này. Đôi khi tình huống đưa ra là dựa trên một tình huống có thật trong cuộc sống. Bài tập được thiết kế để lồng ghép được các rắc rối cần giải quyết và các vấn đề liên quan đến chủ đề của bài/ buổi học. Thường giảng viên phải đưa ra giới hạn về thời gian

Cách sử dụng có hiệu quả

Có thể được xây dựng bởi chính người giảng viên để tạo cơ hội cho sự tham gia tích cực vào chủ đề đang học. Có thể phản ánh các vấn đề và tình huống trong một cơ quan/ tổ chức cụ thể. Cần phải xây dựng các câu hỏi phù hợp để hướng dẫn người học thông qua vấn đề và đi đến kết luận về lý thuyết và thực hành. Bài nghiên cứu tình huống cần phù hợp với người học. Người dạy nên luôn luôn tóm tắt phần nghiên cứu và thảo luận các kết quả mà mỗi cá nhân hoặc nhóm học viên đã đưa ra sau khi nghiên cứu tình huống.  
 Có thể chia các dạng bài nghiên cứu tình huống chi tiết hơn 

+ Tình huống nhằm tìm ra vấn đề : vấn đề chưa được nêu rõ, có chứa đựng các thông tin nhiễu, HV tìm ra vấn đề và nêu các phương án giải quyết vấn đề phát hiện ra , so sánh với thực tiễn

+ Tình huống nhằm tìm ra cách giải quyết vấn đề : vấn đề đã được nêu rõ, thông tin được cung cấp đầy đủ . HV tìm ra phương án giải quyết vấn đề và soa sánh liên hệ với thực tiễn

+ Tình huống tìm thông tin : thông tin chưa được đưa ra đầy đủ trong khi mô tả trường hợp. HV cần tự thu thập thông tin cho việc giải quyết tình huống, sau đó tìm các phương án giải quyết và quyết định phương án giải quyết tình huống

+ Tình huống dẫn đến đánh giá, đề xuất các phương án giải quyêt vấn đề : các vấn đề đã được đưa ra và các thông tin đã được cung cấp, có thể có phương án giải quyết đã được đưa ra , học viên sẽ phê phán và tìm ra phương án khác thay thế

1.2.4. Học tập trên máy vi tính
Mô tả phương pháp

Việc học (các nội dung của khoá học) được trình bày qua một máy vi tính và cũng được cho điểm hay đánh giá bằng máy vi tính, và sau đó đưa ra phản hồi cho người học.

Cách sử dụng có hiệu quả

Trước hết, đây là phương pháp rất tốn kém. Phương pháp này hữu ích khi việc học được hướng dẫn qua các vấn đề hay cấu trúc phức tạp là cần thiết. Thường cần có các lập trình viên vi tính chuyên nghiệp trợ giúp việc xây dựng phần mềm chuyên dụng.  
1.2. 5. Các sự kiện quan trọng
Mô tả phương pháp

Là một loại đặc biệt của nghiên cứu tình huống, nêu lên những sự kiện quan trọng trong tình huống của cuộc sống thật mà giảng viên hay học viên cung cấp.

Cách sử dụng có hiệu quả

Cần có một cách tiếp cận có phương pháp. Mục đích là để xác định các sự kiện đó là quan trọng trong việc tác động và thay đổi tương lai bằng một cách nào đó. Những bài học rút ra từ các sự kiện này au đó có thể được khái quát hoá để thấy được chúng có ảnh hưởng như thế nào lên các lĩnh vực và qui trình khác.  
1.2.6. Thao diễn minh họa 
Mô tả phương pháp

Giảng viên minh hoạ một ví dụ về chủ đề đang học.

VD: minh hoạ cách băng bó một cánh tay gãy như thế nào; cách tiến hành một cuộc phỏng vấn tuyển dụng không phân biệt đối xử như thế nào
Cách sử dụng có hiệu quả

Giảng viên cần nắm rất vững quy trình hoặc các thủ tục. Chia các nhiệm vụ thành các phần cụ thể và theo trình tự. Thao diễn (trình diễn) qua một lần ở tốc độ bình thường. Sau đó lập lại một cách chậm chậm. Cuối cùng, thao diễn (trình diễn) lại lần nữa và yêu cầu học viên làm theo. Bạn cần phân bố đủ thời gian để học viên thực hành và nắm vững kỹ năng đạt tiêu chuẩn đề ra. Phương pháp này cũng có thể sử dụng cùng với các tranh ảnh hay băng video.
1.2. 7. Thảo luận

Mô tả phương pháp

Đối thoại hai chiều giữa giảng viên và học viên. Cũng có thể là giữa học viên với nhau. Giảng viên thường điều khiển và tạo điều kiện cho cuộc thảo luận để cho cuộc thảo luận bám sát chủ đề đã đưa ra.
Cách sử dụng có hiệu quả

Đưa ra chủ đề hoặc các vấn đề để thảo luận, hoặc đưa ra các câu hỏi để học viên trả lời. Đề nghị làm rõ các điểm và yêu cầu học viên xem xét các ý kiến của họ. Điều này giúp phát triển sự hiểu sâu hơn về các vấn đề. Khi kết thúc cuộc thảo luận giảng viên cần tóm tắt để đưa ra các điểm cần học.
1.2.8. Đi thực địa và các chuyến tham quan

Mô tả phương pháp

Một chuyến đến thăm hiện trường hay ví dụ thực sự trong cuộc sống về chủ đề đang học, VD: đến thăm một nhà trường trong một khoá học về  nghiệp vụ sư phạm,  thăm một bệnh viện đối với một khoá đào tạo y tá hay một nơi làm việc nào đó phù hợp với nội dung của khoá học.
Cách sử dụng có hiệu quả

Cần phải lập kế hoạch và thu xếp cẩn thận trước khi đi, cả phía địa điểm đến thăm và phía học viên. Bạn cần phải cung cấp cho học viên các hướng dẫn và mục tiêu của chuyến đi; nếu không thì chuyến đi sẽ trở thành một chuyến đi du lịch ngắm cảnh. Đưa ra các câu hỏi cụ thể cần được trả lời, các vấn đề cụ thể cần được giải quyết, những quan sát cần rút ra hay những rắc rối cần giải quyết. Các chuyến đi cần được thông báo rõ ràng và có thảo luận sau khi đi về để rút ra các điểm cần học.
1.2.9. Bể cá
Mô tả phương pháp

Một cách đặc biệt của việc thảo luận một chủ đề. Học viên hình thành 2 vòng tròn, vòng tròn bên trong và vòng tròn bên ngoài. Những người ở vòng tròn bên trong phải duy trì cho cuộc thảo luận tiếp tục và những người ở vòng tròn bên ngoài phải ngồi/ đứng vào vòng trong thì mới được tham gia cuộc thảo luận.
Cách sử dụng có hiệu quả

Chọn một chủ đề để thảo luận. Đưa ra một số câu hỏi để khởi đầu và định hướng cho cuộc thảo luận. Phân công những quan sát viên (thành viên của vòng tròn bên ngoài) thu thập thông tin về những gì đang được thảo luận và nhóm thảo luận (vòng trong) hoạt động như thế nào. Kiểm soát thời gian cẩn thận để đảm bảo mọi người của vòng trong đều có cơ hội phát biểu/ đóng góp vào cuộc thảo luận. Giảng viên cần tóm tắt hoạt động này để rút ra các điểm cần học.   
1.2.10. Trò chơi
Mô tả phương pháp

Các trò chơi là các hoạt động có tính chất cạnh trạnh / thi đua bằng một cách nào đó và có thể tiến hành theo cá nhân hoặc theo nhóm. Các hoạt động loại này thường có một thời lượng nhất định.
Cách sử dụng có hiệu quả

Cần giải thích cẩn thận các nguyên tắc / qui luật của trò chơi để tất cả học viên đều hiểu rõ. Giảng viên cần tóm tắt khi kết thúc mỗi trò chơi để liên hệ với các điểm cần học và để học viên suy ngẫm về hoạt động và hành vi của mọi người trong suốt trò chơi để rút ra bài học.
1.2. 11. Thảo luận nhóm
Mô tả phương pháp

Các cuộc thảo luận giữa học viên với nhau xung quanh một vấn đề hoặc chủ đề có liên quan đến một mục tiêu học tập cụ thể
Cách sử dụng có hiệu quả

Cho học viên biết mục tiêu và mục đích của cuộc thảo luận trước khi bắt đầu. Học viên có thể được cung cấp giấy khổ to để ghi chép các ý tưởng và các câu trả lời của nhóm cho các câu hỏi hay vấn đề đã đặt ra.
1.2. 12. Bài tập “Khay công văn đến”
Mô tả phương pháp

Đây là một loại đặc biệt của mô phỏng. Nó ví cuộc sống thật như là các “thứ” được đặt trong khay công văn đến để học viên giải quyết như một điển hình của những gì họ có thể gặp phải trong công việc hàng ngày của họ. Học viên phải tự mình xử lý khay công văn đến mà không có sự trợ giúp hay các nguồn lực khác trong một khung thời gian nhất định.
Cách sử dụng có hiệu quả

Nghiên cứu toàn diện những gì nên đưa vào khay công văn đến và phát triển các tài liệu phù hợp. Đưa ra các hướng dẫn cho học viên, nêu rõ với họ rằng họ sẽ không có một nguồn lực hỗ trợ nào ngoài bản thân họ. Cho biết giới hạn thời gian của bài tập. Bạn nên đảm bảo rằng số công việc phải làm là nhiều hơn số có thể làm được trong khung thời gian đã đề ra. Nhận xét về (hoặc cho điểm) bài tập và nhanh chónh đưa lại cho học viên để xem xét.
1.2. 13. Thuyết tr×nh/ thuyết giảng 
Mô tả phương pháp

Giảng viên nói với các học viên. Do đây là một giao tiếp một chiều nên giảng viên cần làm cho bài trình bày hấp dẫn bằng cách sử dụng giọng nói, các câu chuyện, các ví dụ và sự hài hước để duy trì sự chú ý của học viên.
Cách sử dụng có hiệu quả

Nói rõ ràng và đủ to để học viên nghe thấy. Đừng giới thiệu quá nhiều điều (nội dung) cùng một lúc hay tỏng một buổi giảng. Nên có chủ đề chính của bài/ tài liệu đang trình bày. Thường xuyên xem xét lại và tóm tắt. Đảm bảo rằng tài liệu có sự đa dạng và sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp như: tài liệu phát tay, các trang phim sử dụng cho máy chiếu và bảng.
1.2. 14. Thảo luận có hội đồng
Mô tả phương pháp

Thường là một số người thành lập một hội đồng và mỗi thành viên trong hội đồng đưa ra một bài thuyết trình ngắn sau đó ghi nhận các câu hỏi và phần thảo luận diễn ra.
Cách sử dụng có hiệu quả

Giảng viên phải đảm bảo rằng các thành viên trong hội đồng bám sát vào các đề cương đã đưa trước cho họ để mỗi chuyên gia trình bày quan điểm hay tiếu chủ đề một cách rõ ràng.   
1.2. 15. Phát vấn 
Mô tả phương pháp

Phương pháp này có thể thực hiện theo một trong hai cách. Giảng viên có thể đặt câu hỏi và yêu cầu học viên trả lời các câu hỏi đó hoặc làm theo cách ngược lại. Đôi khi các câu hỏi được cho trước để cả hai bên có thể nghiên cứu các câu trả lời.
Cách sử dụng có hiệu quả

Có thể tiến hành bằng hình thức viết hoặc nói. Các câu hỏi nên nhằm mục đích làm rõ/ cụ thể thêm vấn đề và cho thấy rõ sự hiểu của học viên. Giảng viên cũng có thể sử dụng phương pháp này để kiểm tra sự hiểu.
1.2. 16. Đọc tài liệu

Mô tả phương pháp

Chọn lọc các bài đọc cung cấp thông tin nền quan trọng hoặc những thông tin cụ thể cần thiết.
Cách sử dụng có hiệu quả

Đảm bảo các bản sao của tài liệu dễ đọc nếu không học viên sẽ không bận tâm đọc chúng. Bạn sẽ cần tạo động cơ cho học viên đọc các tài liệu đó hoặc đưa ra đủ lý do để họ bỏ thời gian và nỗ lực để “tiêu hoá” thông tin. Động cơ ở đây có thể là học viên sẽ cần sử dụng các thông tin đó để tham gia vào một bài tập, cuộc thảo luận, hoạt động đóng vai hay bài nghiên cứu tình huống. Các bài đọc phải luôn có một lý do để đọc. Đừng đưa ra các tài liệu đọc nếu chúng không phục vụ một mục đích nào đó.   

Chú ý :

+ Các khái niệm cơ bản được ghi lại trong quá trình đọc

+ Sắp xếp các khái niệm theo một trật tự

+ Xây dựng một lược đồ khái niệm xuất phát từ khái niệm bao trùm

+ Kiểm tra xem tất cả các khái niệm và các mối quan hệ đã được đưa vào chưa
1.2. 17.  Đóng vai
Mô tả phương pháp

Đóng vai một tình huống. Là một công cụ học tập có sức mạnh vì người học phải tư duy qua các bước trong khi “đang đứng trên đôi chân của họ”. Các bài đóng vai có thể được xây dựng với phần mô tả đầy đủ các vai hoặc có thể là một kịch bản mà học viên được tự do phát triển vai diễn theo những gì mà họ đã học.
Cách sử dụng có hiệu quả

Thường thì học viên thấy các bài đóng vai mang tính đe doạ và gần như tất cả đều nói rằng họ không thích các bài đóng vai. Tuy nhiên nhiều học viên lại nói rằng họ học được nhiều nhất từ các bài đóng vai, cả từ việc tham gia các vai diễn lẫn việc quan sát những người khác diễn. Các hoạt động đóng vai có thể là các bài đã được chuẩn bị chu đáo hoặc chỉ là các bài tập mang tính bộc phát để chứng minh cho một điểm nội dung hay để giúp một học viên đang gặp khó khăn. Đóng vai cần tạo ra cơ hội để học viên thực hành những điều họ học và mở rộng sự hiểu. Những học viên không tham gia các vai diễn nên quan sát để có thể đưa ra các thông tin phản hồi mang tính xây dựng cho các “diễn viên”. Sẽ là một ý tưởng hay nếu bạn xây dựng một bảng kiểm để các “quan sát viên” sử dụng. Tất cả các bài đóng vai nên được tóm tắt để rút ra các điểm cần học và thảo luận.
1.2. 18. Hội thảo chuyên đề (xê-mi-na)
Mô tả phương pháp

Tương tự như phương pháp thuyết trình (thuyết giảng) theonghĩa rằng đây là giao tiếp một chiều. Thường thì đây không phải là một phần của khoá học nhưng đặt trọng tâm vào một chủ đề đặc biệt mà là chuyên ngành của người trình bày.
Cách sử dụng có hiệu quả

Những người trình bày cần nắm vững chủ đề của mình và tìm những cách hấp dẫn để trình bày thông tin. Phải đảm bảo họ nói to đủ nghe và học viên có thể nhìn thấy và nghe rõ qua các phương tiện hỗ trợ mà họ sử dụng. Cung cấp các tài liệu phát tay hoặc các tóm tắt để giúp gợi nhớ lại nội dung đã trình bày.
Chú ý :

+ Làm rõ chủ đề của hội thảo đối với học viên và các chuyên gia

+ Có thể yêu cầu HV chuẩn bị viết tham luận theo cá nhân , nhóm trước khi hội thảo

+ Người điều khiển hội thảo có kỹ năng hướng các ý kiến tập trung vào chủ đề hội thảo tránh đi lan man

+ Ghi chép và tổng hợp các ý kiến trong hội thảo và so sánh với mục đích hội thảo để có được các kết luận cần thiết

1.2. 19. Mô phỏng
Mô tả phương pháp

Tương tự như nghiên cứu tình huống trong việc cố gắng mô phỏng cuộc sống thật. Thương thì hoạt động mô phỏng được thiết kế cẩn thận để cung cấp các điểm cần học cụ thể mà học viên có thể hồi tưởng lại sau này. Các bài mô phỏng có thể là các phòng tập lái máy bay, phòng xử án  hay chỉ đơn giản là các hướng dẫn bằng văn viết về các vai và các dữ liệu để dựa trên đó đưa ra các quyết định.
Cách sử dụng có hiệu quả

Đây có thể là các hoạt động phức tạp hoặc đơn giản. Những hoạt động nào có sự tham gia của máy vi tính thì thường phức tạp khi thiết kế. Còn những hoạt động dựa trên một bộ quy tắc, hướng dẫn hay thủ tục có thể đơn giản. Bạn có thể “chế tạo lại” những dữ liệu mà học viên sử dụng trong công việc của họ để họ tập xử lý và đưa ra quyết định. Hoặc bạn có thể mô phỏng môi trường họ làm việc hoặc là mô phỏng những khách hàng mà có thể họ sẽ đến liên hệ. Giới hạn của các hoạt động mô phỏng chỉ được xác định bởi sự tưởng tượng của bạn. Nên luôn tóm tắt lại các hoạt động khi kết thúc để rút ra các điểm cần học.

Chú ý : Trong phương pháp này người ta chú ý tới yếu tố “ gần như thật” của đối tượng mô phỏng 

1.2.20. Xếp thẻ ( Card sort)

Mô tả phương pháp

Học viên được yêu cầu sắp xếp, phân loại các thông  tin được ghi trên các thẻ (hoặc trình bày trên bảng ) thành từng nhóm theo tiêu chí nào đó.  Sau đó có thể sắp xếp các nhóm theo thứ tự ưu tiên. 

Cách sử dụng có hiệu quả

Có thể làm việc cá nhân nếu số lượng học viên không nhiều

Trong trường hợp nhiều học viên có thể làm việc sắp xếp theo nhóm

Kết hợp có thể tổ chức hoạt động trò chơi sắp xếp nhanh giữa các cá nhân hoặc các nhóm

Phương pháp này thường đi liền sau phương pháp công não, khi đó các ý tưởng được các học viên nêu ra sẽ được phân loại, sắp xếp

Bài  2. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học.
1. Một số điều cần lưu ý khi thực hiện đổi mới PPDH.

Trước khi đề cập tới các xu hướng đổi mới PPDH, chúng tôi muốn lưu ý tới vài vấn đề về việc dạy của GV và sự học của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN .

 Thứ nhất : "Học là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh khái niệm khoa học (nội dung học), dưới sự điều khiển sư phạm của GV"

Học có hai chức năng "kép" thống nhất với nhau : lĩnh hội (tiếp thu thông tin dạy của thày) và tự điều khiển quá trình chiếm lĩnh khái niệm của bản thân (tự giác, tích cực, tự lực).
Thứ hai: "Dạy là sự điều khiển tối ưu hoá quá trình người học chiếm lĩnh khái niệm khoa học (nội dung học), trong và bằng cách đó mà phát triển và hình thành nhân cách"

 Dạy có hai chức năng "kép", đó là truyền đạt thông tin dạy học và điều khiển hoạt động học

Thứ ba: Những dấu hiệu về quá trình tư duy độc lập của học sinh, sinh viên:

- Tự đặt vấn đề
-  Tự tìm cách giải quyết vấn đề theo nhiều chiều hướng, nhiều phương thức khác nhau.

-  Có ý chí theo đuổi mục đích đến cùng.

-  Tự đánh giá kết quả tìm được

Thø tư:  Những đặc điểm về tư duy sáng tạo
- Tư duy sáng tạo có tính chất độc đáo, không rập theo khuôn mẫu.
-  Có tính chất mới lạ, khác thường về cách thử và sai.

-  Chọn ra phương án đơn giản nhất, tối ưu trong các phương án đã biết để giải quyết những nhiệm vụ tương tự
Thứ năm: Phương pháp sư phạm tích cực (PPSPTC) được sinh thành từ 3 yếu tố:
- Nội dung dạy học (N3) được tái tạo bởi người học (H3).

- Giáo viên (G3) biết tổ chức quá trình nhận thức (QTNT) cho người học và làm tốt vai trò trọng tài, cố vấn.

- Người học (H3) tích cực, chủ động lĩnh hội và có thể tái tạo được nội dung dạy học







                               Sơ đồ tam giác sư phạm của Jean Vial
Thứ sáu: Theo quan điểm hiện đại, nội dung dạy học không chỉ là kiến thức mà còn phải chú ý đến phương pháp tư duy. Nói cách khác: khi triển khai một hoạt động dạy học, người dạy phải biết lựa chọn phương thức chuyển tải sao cho đưa đến cho người học không chỉ kiến thức mà còn phải tạo điều kiện để họ tái tạo lại được kiến thức đó.

2. Xu hướng đổi mới PPDH ĐH, CĐ, THCN


Từ những điểm lưu ý trên đây, khi tiến hành đổi mới PPDH ở ĐH, CĐ, THCN còn cần  lưu ý tới điều 36 Luật Giáo dục mà chúng tôi đã nêu ở bài 1 của chuyên đề này. Ngay trong các giải pháp chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2010 cũng ghi rõ : "Đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục. Chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thày giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiềp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách  hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp; phát triển được năng lực mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, ...".  Đây chính là tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ ta về đổi mới PPGD nói chung, PPDH nói riêng.


Đổi mới giáo dục đang diẽn ra trên quy mô rộng lớn của thể giới, trong đó ngoài đổi mới nội dung giáo dục, thì đổi mới PPGD, DH được đặc biệt quan tâm và thu được nhiều kết quả to lớn. Có thể tóm tắt các xu hướng đổi mới PPDH chung  như sau:
· Đổi mới phương pháp thuyết giảng, tăng cường áp dụng các phương pháp phát huy tính tích cực của người học.
· Coi trọng các buổi thực hành, thực tế.

· Tăng cường trang thiết bị, kỹ thuật dạy học

· Tăng cường áp dụng CNTT vào dạy học...

Đổi mới phương pháp dạy và học ở đại học, cao đẳng, THCN  theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của SV và sử dụng các phương tiện và công nghệ hỗ trợ.

 
Trong bài 1 của chuyên đề, chúng tôi đã giới thiệu khá nhiều PPDH mới, hy vọng các thày, cô giáo sẽ lựa chọn để sử dụng hợp lý, theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học, trong hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của mỗi người.

Câu hỏi thảo luận

1. Kể tên 5 PPDH mà bạn thường hay sử dụng nhất? PPDH nào bạn thường dùng nhiều nhất? bạn có thể giải thích tại sao bạn thường sử dụng các PPDH đó?

Trao đổi với đồng nghiệp về các PPDH mà họ thường dùng?  Hãy tìm hiểu xem tại sao họ lại thường sử dụng các PPDH đó?

2. Đơn vị bạn đã và đang thực hiện đổi mới PPDH như thế nào? Trong quá trình thực hiện đổi mới PPDH bạn thường gặp những khó khăn nào? Theo bạn, điều gì cản trở sự đổi PPDH ở đơn vị bạn ?

3. Nêu 3 yếu tố hình thành PPDH tích cực và giải thích ?

Tài liệu tham khảo.

1. Luật Giáo dục. NXB CTQG, HN. 2005.

2. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. NXBGD, HN.2002.

3. Ngành giáo dục-đào tạo thực hiện Nghị quyết trung ương 2 khoá VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX. NXBGD, HN.2002.

4. Giáo dục học đại học. HN.2003.

5.  Tài liệu đào tạo giảng viên. Dự án VAT, HN.2002.

6. Tài liệu bồi dưỡng giảng viên dạy học phần quản lý nhà nước trong các trường ĐH và CĐSP. Trường CBQLGD&ĐT. HN. 2003.

7. Nguyễn Ngọc Quang. Lí luận dạy học đại cương. Tập 2. NXB trường CBQLGDTW1, HN.1989.
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Nên biết





Phải biết





O





F





F





G


L


O


S


S





TAS





TAS





TAS





TAS





Từng bước, từng bước một





� EMBED PBrush  ���



































 M 





 N





 P 





% PPSP





        % PPKH





PPDH =  PPKH     U     PPSP





N





PP





G





H








PAGE  
1

_1048438652

